thuyết minh tóm tắt


1 Mở đầu


1.1 Lý do thiết kế và mục tiêu của đồ án

Trong những năm vừa qua, kinh tế của Việt Nam nói chung và của Phú Thọ nói riêng tăng trưởng nhanh chóng, dẫn đến nhu cầu về nghỉ ngơi, giải trí của người dân ngày càng cao. Tuy nhiên những địa điểm có tiện nghi sinh sống hiện đại với môi trường tự nhiên trong lành, cùng với nhu cầu vui chơi giải trí - thể thao đa dạng sau thời gian làm việc căng thẳng, mặc dù đã được chú ý đầu tư xây dựng tại Phú Thọ, Hà Nội và các tỉnh lân cận, song hầu như chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. 

Trong chiến lược phát triển du lịch Phú Thọ đến năm 2020, đã đặt ra các yêu cầu đầu tư xây dựng các địa điểm có khả năng liên kết với nhau, hình thành các khu phức hợp, vừa là nơi ở, nghỉ dưỡng, vừa là nơi du lịch kết hợp giải trí và thể thao trong môi trường gần gũi với thiên nhiên, tạo sức hút đầu tư và có khả năng cạnh tranh với các khu vực có chức năng tương tự khác ở Hà Nội và lân cận. 
Về mặt địa lý, có thể nói Tam Nông là điểm nút giao thông thuỷ, bộ của các tỉnh phía Bắc và Tây Bắc, lại nằm trong vành đai kinh tế của thủ đô Hà Nội. Tam Nông được khẳng định là một địa danh có truyền thống lịch sử văn hiến lâu đời, là một trong những cái nôi hình thành các dân tộc Việt Nam với thành cổ và cột cờ Hưng Hoá, văn miếu Trúc Phê và 49 di tích được xếp hạng, trong đó có 11 di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Ngoài ra Tam Nông cũng là nơi có nhiều lễ hội, có nhiều di tích lịch sử văn hoá, đó là nơi tôn thờ các vị anh hùng của dân tộc đã có công chống giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước. Đây là nơi hội tụ đủ các điều kiện tự nhiên và xã hội để lựa chọn xây dựng một khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí - thể thao gắn liền với tham quan, tìm hiểu văn hoá và lịch sử cho mọi người dân địa phương, tỉnh Phú Thọ, Hà Nội, lân cận và các du khách ngoài nước. 

Khu Đô thị sinh thái – Du lịch nghỉ dưỡng - Thể thao tại huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ nằm cách Hà Nội 60 km và cách Việt Trì 20 km về phía Tây, giáp tuyến đường Đền Hùng - rừng quốc gia Xuân Sơn và gần Sông Hồng. Nơi đây có các tuyến quốc lộ 32A, 32C, đường Hồ Chí Minh, tỉnh lộ và huyện lộ đi qua. Với hệ thống giao thông thuận tiện, khu vực Dự án còn có khả năng liên kết thuận lợi với các dự án khác trong vùng tạo nên cụm du lịch sinh thái lớn nhất trong tỉnh – Cụm du lịch Tam Nông – Thanh Thuỷ - Thanh Sơn – Sông Thao và Yên Lập. 
Ngày 28/01/2010 UBND tỉnh Phú Thọ đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư (số 181023000336) cho Công ty TNHH Thương mại – Quảng cáo Xây dựng - Địa ốc Việt  Hân về việc Đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ dự án Khu đô thị sinh thái– Du lịch Nghỉ dưỡng – Thể thao Tam Nông.

Ngày 9/04/2010 UBND Tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định số 936/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Sinh thái Du lịch Nghỉ dưỡng – Thể thao Tam Nông.

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Sinh thái - Du lịch Nghỉ dưỡng – Thể thao Tam Nông có mục tiêu sau:
- Cụ thể hoá định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh  Phú Thọ.

- Đảm bảo sự phát triển ổn định, hài hoà và cân đối giữa các thành phần kinh tế trong toàn tỉnh, nhằm đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.

- Làm cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch. 

1.2 Cơ sở thiết kế quy hoạch
1.2.1 Các cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về việc lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ dùng trong các đồ án quy hoạch;

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; 

- Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

- Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 của Bộ xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

- Giấy chứng nhận đầu tư số 181023000336 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 28/01/2010, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 10/02/2010 cho Công ty TNHH Thương mại – Quảng cáo Xây dựng - Địa ốc Việt Hân về việc Đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ dự án Khu đô thị sinh thái– Du lịch Nghỉ dưỡng – Thể thao Tam Nông;

- Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 9/04/2010 của UBND Tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Sinh thái Du lịch Nghỉ dưỡng – Thể thao Tam Nông;

- Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ngày 16/6/2010 tại cuộc họp nghe Chủ đầu tư và tư vấn báo cáo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Sinh thái Du lịch Nghỉ dưỡng – Thể thao Tam Nông;

1.2.2 Các nguồn tài liệu và các cơ sở bản đồ

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng và hướng dẫn lập, thẩm định, thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định mới kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ xây dựng;

- Tiêu chuẩn Thiết kế Quy hoạch đô thị (TCVN 4449 - 87);
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD; 

- Bản đồ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Phú thọ đến năm 2020 đã được phê duyệt.

- Bản đồ đo đạc hiện trạng khu vực quy hoạch tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng Phú Thọ lâp tháng 01/2010;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD; 

- Các kết quả khảo sát bổ sung hiện trạng và tài liệu tham khảo khác có liên quan.

Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng  

1.3 Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên
1.3.1 Vị trí, quy mô và ranh giới  

1) Vị trí:  
Khu đô thị sinh thái – Du lịch nghỉ dưỡng - Thể thao tại huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội 60 km và cách Việt Trì 20 km về phía Tây, tiếp giáp quốc lộ 32A, 32C, có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua, giáp tuyến đường Đền Hùng - rừng quốc gia Xuân Sơn và gần Sông Hồng. 

Khu vực quy hoạch nằm ở trung tâm huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, bao gồm phần đất thuộc 9 xã: Phương Thịnh, Cổ Tiết, Tứ Mỹ, Quang Hóc, Thọ Văn, Tề Lễ, Văn Lương, Hương Nén và Xuân Quang.  

2) Quy mô, ranh giới quy hoạch: Khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 2069,28 ha, có ranh giới như sau:

- Phía Bắc thuộc địa phận xã Xuân Quang; 

- Phía Tây thuộc địa phận xã Tứ Mỹ, Phương Thịnh, Quang Hóc, Tề Lễ;

- Phía Nam thuộc địa phận xã Thọ Văn, Hương Nén;

- Phía Đông thuộc địa phận xã Cổ Tiết, Văn Lương, cách sông Hồng khoảng 1,9km

Diện tích khu vực lập quy hoạch phân theo các xã như sau: 

bảng tổng hợp diện tích khu vực lập QH phân theo các xã  

	TT
	Thuộc phạm vi xã 
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Xã Ph​ương Thịnh
	767,83
	37,11

	2
	Xã Cổ Tiết
	520,77
	25,17

	3
	XÃ TỨ MỸ
	400,24
	19,34

	4
	Xã Quang Hóc 
	156,87
	7,58

	5
	Xã Thọ Văn
	107,49
	5,19

	6
	XÃ TỀ LỄ
	59,76
	2,89

	7
	Xã Văn L​ương
	38,34
	1,85

	8
	Xã H​ương Nén
	10,72
	0,52

	9
	Xã Xuân Quang
	7,26
	0,35

	 
	Tổng cộng 
	2069,28
	100,00


1.3.2 Điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu, thuỷ văn 

1) Điều kiện địa hình, địa chất:
Trên bình diện toàn tỉnh Phú Thọ, khu vực lập quy hoạch thuộc tiểu vùng gò đồi thấp, xen kẽ đồng ruộng và dải đồng bằng ven các triền sông, có độ cao không đồng đều: Cốt cao nhất: 152m; Cốt thấp nhất: 14,30m; Cốt trung bình: 30m – 60m. Hệ thống các đồi núi rất phù hợp cho việc xây dựng các hồ chứa vừa và nhỏ, phục vụ tưới tiêu các khu vực canh tác nông nghiệp xen kẽ giữa các đồi núi.

Khu vực có điều kiện địa hình thuận lợi cho xây dựng tập trung chủ yếu tại ven các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ với cao độ nền trung bình khoảng 18-20m, thành các dải đất hẹp ven núi. Phần lớn khu vực này hiện là đất dân cư và đất ruộng, vườn. 
Hình thế của khu đất: một phần hướng ra phía Đông và một phần hướng ra phía Tây (phù hợp với lưu vực tiêu nước).

Về điều kiện địa chất: Khu vực lập quy hoạch thuộc khu vực với nhóm đất  feralít đỏ vàng phát triển trên phiến thạch sét, rất thuận lợi cho việc trồng rừng.

2) Điều kiện khí hậu, thuỷ văn:
a) Điều kiện khí hậu: Phú Thọ mang đặc điểm khí hậu vùng trung du, miền núi có gió mùa và thuỷ văn miền trung du lưu vực hệ thống sông Hồng. 
b) Điều kiện thủy văn: 
Liên quan đến khu vực lập quy hoạch là sông Bứa (chảy theo hướng từ Nam lên Bắc tại phía Tây) và sông Hồng (tại phía Đông). 

Điều kiện thủy văn ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực quy hoạch chủ yếu là cao độ mực nước của các hồ chứa. Tại đây có 3 hồ chứa chính và một số ao, hồ với tổng diện tích khoảng 63,16ha, chiếm tỷ lệ khoảng 3,05% quỹ đất.

Tại các thung lũng và khe núi hình thành hệ thống các hồ, suối. Tuy nhiên do hệ thống rừng che phủ hạn chế nên các suối có nước vào mùa Hè và Thu, còn vào mùa Đông và Xuân, phần lớn các lòng suối đều khô cạn. 
1.4 Hiện trạng 

1.4.1 Hiện trạng dân cư và lao động
Trong khu vực lập quy hoạch hiện có khoảng 1500 hộ với  khoảng 7 ngàn người (khoảng 4,5 người/hộ). Lao động nông (lâm) nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu. Nhu cầu tạo việc làm phi nông nghiệp hiện là nhu cầu cấp thiết của khu vực.

Đặc trưng văn hoá tiêu biểu của khu vực về cơ bản vẫn là văn hoá nông nghiệp đang trong quá trình chuyển dịch thành nền văn hoá công nghiệp - đô thị. 

1.4.2 Hiện trạng sử dụng đất
Khu vực lập quy hoạch chi tiết có tổng diện tích khoảng 2069,28ha, bao gồm các loại đất theo bảng sau.

bảng tổng hợp hiện trạng Sử dụng đất 

	TT
	Loại đất
	Diện tích phân theo các xã (ha)
	Tổng cộng (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	Xuân Quang
	Văn Lư​ơng
	Tứ

 Mỹ
	Cổ Tiết
	Phư​ơng Thịnh
	Quang Hóc
	Tế Lễ
	Thọ Văn
	H​­¬ng Nén
	
	

	1
	Đất nông nghiệp
	7,26
	24,55
	319,85
	457,98
	691,73
	138,91
	52,49
	91,74
	8,23
	1792,74
	86,64

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm (đất lúa, màu)
	0,47
	6,72
	84,76
	74,33
	96,73
	22,09
	 
	9,8
	 
	294,90
	14,25

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm, rừng phòng hộ
	6,79
	17,83
	235,09
	383,65
	595
	116,82
	52,49
	81,94
	8,23
	1497,84
	72,38

	2
	Đất phi nông nghiệp
	0,00
	13,79
	80,39
	62,79
	76,10
	17,96
	7,27
	15,75
	2,49
	276,54
	13,36

	2.1
	Đất ở
	 
	12,3
	64,21
	26,95
	42,05
	13,62
	7,27
	10,24
	 
	176,64
	8,54

	2.2
	UBND xã Tứ Mỹ
	 
	 
	0,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,49
	0,02

	2.3
	Công ty Lâm nghiệp Tam Thanh
	 
	 
	 
	 
	1,43
	 
	 
	 
	 
	1,43
	0,07

	2.4
	Đất tr​ường học, nhà trẻ
	 
	 
	3,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,48
	0,17

	 
	Tr​ường tiểu học và THCS Tứ Mỹ
	 
	 
	1,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,04
	

	 
	Tr​ường THPT Mỹ Văn
	 
	 
	2,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,44
	

	2.5
	Đất di tích (đài 
t​ưởng niệm liệt sỹ)
	 
	 
	0,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,19
	0,01

	2.6
	Đất hồ, suối và mặt n​ước chuyên dùng
	 
	0,68
	7,32
	30,65
	20,67
	1,35
	 
	2,49
	 
	63,16
	3,05

	2.7
	Đất nghĩa trang
	 
	 
	2,97
	0,4
	 
	0,44
	 
	0,53
	 
	4,34
	0,21

	2.8
	Đất giao thông và đất khác
	0,00
	0,81
	1,73
	4,79
	11,95
	2,55
	0,00
	2,49
	2,49
	26,81
	1,30

	 
	Tổng cộng 
	7,26
	38,34
	400,24
	520,77
	767,83
	156,87
	59,76
	107,49
	10,72
	2069,28
	100,0


1.4.3 Hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội  và công trình kiến trúc
Tại đây có hệ thống trường tiểu học, trung học cơ sở xã Tứ Mỹ; trường THPT xã Mỹ Văn, UBND xã Tứ Mỹ. Nói chung hệ thống công trình hạ tầng xã hội còn chưa phát triển. 

Công trình kiến trúc trong khu vực quy hoạch phổ biến là nhà ở nông thôn vùng trung du với đặc trưng cơ bản là nhà ở thấp tầng (1 đến 2 tầng) gắn liền với vườn đồi. Tại đây đã bắt đầu xuất hiện nhà ở theo kiểu đô thị, bám dọc theo các trục đường với chức năng ở kết hợp với dịch vụ thương mại. 

1.4.4 Những nét đặc trưng về môi trường cảnh quan 

 Cảnh quan tự nhiên chung của khu vực lập quy hoạch là cảnh quan của khu vực đồi núi trung du với hệ thống đồi núi đất xen kẽ với các thung lũng, hồ chứa nước. Các khu vực làng xóm với kiến trúc cảnh quan đặc trưng của nhà ở vùng trung du Bắc Bộ, hiện đang dần đô thị hoá. Cảnh quan đáng chú ý nhất là cảnh quan ven các hồ chứa nước lớn, tạo cho khu vực có đặc trưng cảnh quan riêng, cần thiết phải bảo tồn và phát triển đặc trưng quan trọng này. 

Tại đây có một số khu vực nghĩa địa, phân bố theo các cụm dân cư. Về lâu cần phải di dời tới các khu vực nghĩa trang tập trung để đảm bảo môi trường cảnh quan chung.

1.4.5 Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật  

1)  Hiện trạng giao thông:

a) Hệ thống giao thông đối ngoại: Tuyến quốc lộ 32A chạy qua phía Đông Nam và tuyến quốc lộ 32C chạy qua phía Bắc. Đường bê tông thấm nhập nhựa có mặt cắt ngang rộng 5,5-7m; Tuyến đường tỉnh lộ 315, đường bê tông thấm nhập nhựa, rộng 5-6m; Tuyến đường huyện lộ 8 chạy qua đi Cẩm Khê, đường bê tông thấm nhập nhựa rộng 5-6m.
b) Hệ thống giao thông nội bộ: Là các tuyến đường dân sinh; đường phục vụ cho việc canh tác nông nghiệp và trồng rừng. Đường có cấu tạo bằng bê tông và đường đất với mặt cắt ngang khoảng 3-5m.

2) Hiện trạng thoát nước mặt:

Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực được phân thành hai lưu vực tiêu nước chính: Lưu vực tiêu nước sông Bứa tại phía Tây và lưu vực tiêu nước đổ ra sông Hồng tại phía Đông. Hệ thống tiêu nước thuộc hệ thống tiêu tự chảy. Nước mưa theo địa hình tự nhiên chảy theo các sườn núi, ruộng trũng, đổ vào hệ thống hồ chứa hoặc mương tiêu đổ ra sông.

Trong khu vực lập quy hoạch có 3 hồ chứa chính, chủ yếu phục vụ cho việc trữ nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp: Hồ Đá Khánh, diện tích 14,30ha (cao độ đập khoảng 30m); Hồ Dăm Cường, diện tích khoảng 12,30 (cao độ đập khoảng 28m); Hồ Nhà Chè, diện tích khoảng 6,30ha (cao độ đập khoảng 36m).

Ngoài ra trong khu vực lập quy hoạch còn có một số hồ, ao khác có diện tích khoảng 30,26ha. Tổng diện tích hồ, ao trong khu vực lập quy hoạch khoảng 63,16ha, chiếm tỷ lệ khoảng 3,05% quỹ đất.

3) Hiện trạng cấp nước:  Trong khu vực dân cư chủ yếu sử dụng nước giếng khoan và giếng đào.

4) Hiện trạng cấp điện:  Tuyến cao thế 220 KV chạy qua gần khu vực lập quy hoạch khoảng 2 km về phía Đông Nam. Tại đây có tuyến trung thế 10 KV chạy qua cấp điện cho các xã lân cận.

5) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Khu vực lập quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải riêng. Tại đây chưa có trạm thu gom xử lý rác thải tập trung. Trong khu vực lập quy hoạch có một khu nghĩa địa tập trung tương đối lớn tại xã Tứ Mỹ và nghĩa địa bố trí phân tán tại các xã Cổ Tiết, Quang Hóc, Thọ Văn.

bảng tổng hợp hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
	TT
	Loại
	Đơn vị
	Khối l​ượng
	Ghi chú

	1
	Hệ thống giao thông
	m
	 
	 

	1.1
	Hệ thống giao thông đối ngoại
	 
	8092
	 

	 
	Quốc lộ 32A rộng 5,5-7m
	 
	2116
	 

	 
	Quốc lộ 32C rộng 5,5-7m
	 
	1520
	 

	 
	Tỉnh lộ 315 rộng 5-6m
	 
	2541
	 

	 
	Huyện lộ 8 rộng 5-6m
	 
	1915
	 

	1.2
	Giao thông nội bộ
	 
	62400
	 

	 
	Đ​ường đất rộng rộng 3-5m
	 
	55000
	 

	 
	§­​êng BT réng réng 3-5m
	 
	7400
	 

	2
	Hệ thống thoát n​ước
	 
	 
	 

	2.1
	M­​¬ng n­​íc réng 2,5-3m
	m
	20200
	 

	2.2
	Hồ, ao
	ha
	63,16
	 

	 
	Hồ Đá Khánh
	 
	14,30
	Cao độ đập khoảng 30m

	 
	Hồ Dăm C​ường
	 
	12,30
	Cao độ đập khoảng 28m

	 
	Hồ Nhà Chè
	 
	6,30
	Cao độ đập khoảng 36m

	 
	Hồ, ao khác
	 
	30,26
	 

	3
	Hệ thống cấp điện
	 
	 
	 

	3.1
	Tuyến dây trung thế 10KV
	m
	9290
	 


1.4.6 Các dự án chuẩn bị đầu tư có liên quan   

Trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tuyến đường Hồ Chí Minh cắt qua. Tuyến đường chạy từ Bắc xuống Nam, chia khu vực lập quy hoạch thành hai phần; phía Tây và Đông của tuyến đường.

2 Đánh giá chung   

1) Mặt mạnh:

- Dự án có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội và môi trường cho tỉnh và huyện, nên sẽ được sự ủng hộ tích cực của lãnh đạo tỉnh, huyện và người dân địa phương.

- Khả năng thành công của Dự án cao do có vị trí thuận lợi về giao thông, do việc mở rộng Hà Nội và do chính bản thân tính chất đa chức năng của Dự án. Khi được thực hiện, Dự án có khả năng thu hút được nhiều nhà đầu tư thứ phát trong và ngoài nước có tiềm năng tham gia triển khai. 

- Đất đai khu vực chủ yếu là đất đồi rừng nên thuận lợi cho đền bù giải phóng mặt bằng.

- Khu vực quy hoạch có hệ thống gò, đồi, thung lũng rất phù hợp cho việc xây dựng các hồ chứa vừa và nhỏ, là tiềm năng cho việc tạo lập các cảnh quan phục vụ cho mục đích du lịch.

2) Mặt yếu: 

- Khu vực phải xây dựng hầu như mới hoàn toàn hệ thống hạ tầng kỹ thuật; 
- Việc san nền phức tạp và tăng chi phí xây dựng;

- Trong khu vực quy hoạch có khoảng 1500 hộ dân, vì vậy phải có kế hoạch và kinh phí cho việc xây dựng khu tái định cư; chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân. 
- Đường Hồ Chí Minh chia cắt khu đất quy hoạch thành hai phần, phức tạp cho việc tổ chức giao thông liên hệ giữa các khu chức năng hai bên đường. 

3) Cơ hội:
- Khi tuyến đường Hồ Chí Minh, tuyến đường Đền Hùng - rừng quốc gia Xuân Sơn đi qua khu vực Dự án được xây dựng, sẽ mở ra cơ hội cho việc vận chuyển du khách đến khu vực Dự án. 

- Với tính chất đa chức năng và quy mô lớn của Dự án, nếu được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, trong vòng nhiều năm tới, chắc chắn Dự án có lợi thế hàng đầu trong việc thu hút đầu tư cũng như thu hút lượng du khách đến thăm quan, du lịch. 

4) Thách thức – các vấn đề cần giải quyết trong đồ án:
- Khu vực quy hoạch được xác định là khu đô thị đa chức năng, ngoài chức năng đô thị thông thường còn có chức năng du lịch nghỉ dưỡng, thể thao và được phát triển theo hướng sinh thái. 

- Đồ án phải giải quyết việc phân khu chức năng hợp lý, đảm bảo hoạt động độc lập tương đối của các khu chức năng: dân cư; du lịch nghỉ dưỡng, thể thao...vừa đảm bảo liên kết chúng trong một tổng thể thống nhất. 

- Đồ án phải được thiết kế theo nguyên tắc của đô thị sinh thái, trong đó nguyên tắc nổi bật là tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên; tạo lập được sự cân đối giữa quy mô dân số, tổ chức các hoạt động kinh tế – xã hội và phát triển bền vững về môi trường.  

- Phải tạo lập được các khu vực chức năng thúc đẩy các hoạt động dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí... đáp ứng được nhu cầu của mọi người, mọi lứa tuổi, thời gian quanh năm.., thu hút được được các nhà đầu tư trong và ngoài khu vực. 

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hệ thống giao thông và thu gom xử lý nước thải, rác thải.

- Cải tạo các khu dân cư hiện có trong điều kiện hạn chế di dời, đền bù giải toả.

- Khai thác được cảnh quan đồi núi, mặt nước, tạo cho Khu đô thị có nét đặc trưng riêng biệt, tạo thương hiệu và địa điểm của Dự án. 

3 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án  

3.1 cơ sở xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án
3.1.1 Cơ sở thiết kế quy hoạch 
- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; Thông tư số 07/2008/TT - BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; 

- Tiêu chuẩn Thiết kế Qui hoạch đô thị (TCVN 4449 - 87).

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng –QCXDVN 01: 2008/BXD 

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và tài liệu tham khảo khác có liên quan.

3.1.2 Cơ sở về đầu tư xây dựng  

1) Tính chất chức năng của Dự án: Khu đô thị – du lịch:

Dự án trước hết là một khu đô thị, quy mô tương đương với đô thị loại IV với tính chất là khu đô thị dịch vụ du lịch. Khu đô thị có cấu trúc gồm trung tâm đô thị, các đơn vị ở, khu cây xanh sử dụng công cộng, giao thông và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật. 
Với tên gọi Khu đô thị sinh thái – Du lịch nghỉ dưỡng- Thể thao, ngoài chức năng của một khu dân cư đô thị thông thường khu vực lập quy hoạch còn được thiết kế theo hướng:

a) Là một Khu đô thị  sinh thái:

Một khu đô thị sinh thái được hình thành dựa trên nguyên tắc chính sau: Xâm phạm ít nhất đến môi trường tự nhiên; Đa dạng hoá cao việc sử dụng đất, chức năng đô thị và các hoạt động khác của con người; Trong điều kiện có thể, giữ cho hệ thống đô thị được khép kín và cân bằng một cách tối ưu, đặc biệt là sự cân bằng giữa phát triển dân số và tiềm năng môi trường. 
Bố trí các công trình dịch vụ thương mại, giáo dục có bán kính phục vụ hợp lý nhằm khuyến khích hoạt động đi bộ, giảm ô nhiễm môi trường không khí. Xu hướng sử dụng năng lượng mặt trời thay thế năng lượng hoá thạch 

Gắn sinh thái đô thị với văn hoá truyền thống của địa phương, với du lịch sinh thái.

b) Là một Khu du lịch nghỉ dưỡng và thể thao: Tại đây dự kiến cung cấp cho thị trường các sản phẩm du lịch chủ yếu sau:

- Khu du lịch sinh thái núi, hồ gắn liền với các công trình biệt thự, bệnh viện điều dưỡng;
- Khu thể thao: Sân gôn 36 lỗ; Khu phức hợp thể thao; Trường đua ngựa;
- Trung tâm dịch vụ thương mại, tài chính quốc gia, quốc tế;

- Vui chơi, giải trí, mua sắm: Khách sạn và khu vui chơi có thưởng; trung tâm siêu thị mua bán quốc tế...

- Thăm quan, giải trí, du lịch đặc thù: Công viên động vật bán hoang dã; Công viên giải trí (công viên nước; công viên truyền thuyết, công viên cảm giác mạnh...); Khu trưng bày, triển lãm.
- Tổ chức hội thảo, hội nghị: Trung tâm hội thảo; biểu diễn thời trang.
Như vậy khu vực Dự án có hệ thống sản phẩm rất đa dạng, thuộc phân khúc trên của thị trường sản phẩm du lịch. Chính sự tập trung này tạo tâm lý cho du khách (trong và ngoài nước) về một khả năng có nhiều điều kiện để được lựa chọn cả về chất lượng, loại hình và giá cả. Cũng chính điều này làm tăng lượng du khách đến khu vực và tăng thời gian lưu trú trung bình. Tại đây người ta có cơ hội được gặp gỡ và giao tiếp với nhiều người. 
2) Dự báo về dân cư và khả năng thu hút khách của Dự án:

a) Quy mô dân số: Theo nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt, số dân cư trong khu vực quy hoạch vào khoảng 4-4,5 vạn người, trong đó, số dân cư hiện có khoảng 7 ngàn người.  Đây cũng là quy mô dân số cho phép đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển đô thị, phát triển kinh tế – xã hội và khả năng chịu tải của môi trường theo hướng đô thị sinh thái. 

b) Dự báo khả năng thu hút khách du lịch: Khu vực Dự án sẽ là điểm vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng cho người dân tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và lân cận; khách du lịch nội địa và quốc tế. Dự kiến số du khách đến khu vực Dự án có thể đạt đến khoảng 2 – 2,5  triệu lượt  khách/năm, tương đương với khoảng 8 đến 10 ngàn lượt khách/ngày.
3.2 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án

1) Các chỉ tiêu đất đai: 
- Do khu đất quy hoạch là một khu vực đô thị, nên chỉ tiêu đất đai khu dân cư tính theo chỉ tiêu đất của đơn vị ở. 
- Hệ thống các công trình dịch vụ đô thị (công trình hành chính; công trình dịch vụ giáo dục phổ thông, y tế, văn hoá...) được phân thành hai cấp: cấp đô thị và cấp đơn vị ở với các chỉ tiêu đất đai được tính toán theo quy chuẩn phù hợp với quy mô dân số dự kiến khoảng 4-4,5 vạn người.  
- Hệ thống các công trình du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao được tính toán quy mô có thể đáp ứng cho lượng du khách khoảng 2-2,5 triệu lượt người/năm.

- Diện tích mặt nước hiện tại chiếm tỷ lệ khoảng 3% quỹ đất, dự kiến đạt tối thiểu khoảng 6%. Chỉ tiêu diện tích cây xanh, tính trên đầu người đạt khoảng 15m2/người.  Mật độ xây dựng chung đạt khoảng 10 – 15%.  
2) Các tiêu chuẩn thiết kế hạ tầng kỹ thuật: 

- Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống giao thông: Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054-2005; áo đường mềm – Các quy trình và chỉ dẫn thiết kế 22 TCN 211-06; Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế: TCXDVN 104-2007; 

- Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống cấp nước và thoát nước: Tiêu chuẩn xây dựng: TCXD 27:1991; Tiêu chuẩn ngành cấp thoát nước  TCN 3385:1995; Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước, mạng lưới bên ngoài và công trình: TCXDVN: 33-2006;

- Tiêu chuẩn quy định về chất lượng nước thải: TCVN 5945-2005 – Nước thải sinh hoạt khi xả ra nguồn nước mặt;

- Các tiêu chuẩn quy định quản lý chất thải rắn: Phân loại chất thải nguy hại: TCVN 6706-2000; Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

- Nghị định số 105/2005 NĐ-CP, ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01:2008 BCT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/BCT ngày 17/6/2008 của Bộ Công thương áp dụng cho cả hệ thống cấp điện và chiếu sáng của đồ án và tiêu chuẩn hiện hành khác của nguồn điện; Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị TCXDVN 259:2001; Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng TCXDVN 253-2001; TCXDVN 333-2005;

Chỉ tiêu tính toán nhu cầu dùng nước; nhu cầu thu gom và xử lý nước thải, rác thải; nhu cầu dùng điện được trình bày trong phần quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

4 Đề xuất quy hoạch   

4.1 Quan điểm, nguyên tắc thiết kế 

4.1.1 Mục tiêu, tầm nhìn

- Xây dựng một khu đô thị hiện đại theo hướng sinh thái, có khả năng thu hút liên kết đầu vào, hình thành khu vực thị trường phân khúc trên của hàng hoá (du lịch, tiêu dùng, bất động sản...); có nhiều cơ hội phát triển; 

- Hình thành địa điểm đô thị được ghi nhận, có khả năng cạnh tranh với các khu đô thị khác thông qua các đặc trưng cơ bản: Môi trường đô thị có lợi cho sức khoẻ, lợi ích về tài chính cho cư dân, thúc đẩy phát triển công nghệ; Là không gian cho sự phát triển cá nhân, cộng đồng, quan hệ xã hội và yếu tố văn hoá hoá của đời sống đô thị, mang lại niềm vui cho mọi người; 

- Tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội và văn hoá của địa phương và tỉnh Phú Thọ.

4.1.2 Mô hình phát triển 

- Khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, tối ưu hóa các nguồn lực (tài chính, nhân lực, thị trường, văn hóa...) bên trong và bên ngoài, hình thành năng lực quản lý đô thị cùng với việc xây dựng và hình thành hệ thống tiện nghi đô thị;

- Khu đô thị lấy mô hình phát triển phức hợp đa chức năng với các ngành kinh tế giá trị tăng cao, lấy độ lớn thị trường dịch vụ, du lịch, TDTT và văn phòng, tài chính làm hạt nhân phát triển.  

- Khu đô thị kết hợp giữa các yếu tố: Sôi động, đô hội tại khu vực trung tâm; yên tĩnh tại các khu vực nghỉ dưỡng; 

- Có khả năng thu hút được nhiều người đến đây sinh sống lâu dài.

4.1.3 Mô hình phát triển không gian đô thị

- Khu đô thị là một tổng thể phức hợp không gian của các khu chức năng (ở,  dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao...); vừa đảm bảo được tính độc lập của mỗi khu vực chức năng, vừa đảm bảo tính liên kết tổng thể trong một hệ thống không gian thống nhất.

- Mô hình không gian là sự kết hợp hài hoà giữa các khu vực tập trung phát triển (mật độ xây dựng cao, nhà cao tầng) tại các khu có chức năng dịch vụ, thương mại, giải trí, tài chính, TDTT và các khu vực nghỉ dưỡng có mật độ xây dựng thấp trên cơ sở tận dụng tối đa điều kiện địa hình và hệ thống giao thông đối ngoại.

- Tạo lập hệ thống không gian cây xanh – mặt nước – phức hợp chức năng. Trong đó hệ thống mặt nước đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết các khu chức năng, tạo lập môi trường sinh thái và là không gian chủ đạo, đặc trưng cho việc hình thành hệ thống cảnh quan của khu vực quy hoạch. 

- Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đặc biệt là hệ thống giao thông và thu gom xử lý nước thải. 

- Không gian cảnh quan tự nhiên về cơ bản được bảo tồn, tôn tạo. 

4.2 định hướng phát triển không gian 
4.2.1 Phân khu chức năng và bố cục các khu chức năng
Căn cứ theo quy mô, tính chất của khu vực lập quy hoạch; hệ thống giao thông đối ngoại có liên quan, quan điểm và nguyên tắc thiết kế nêu trên và điều kiện địa hình khu đất xây dựng, khu vực lập quy hoạch dự kiến phân thành các khu vực chức năng sau:

1) Khu trung tâm: 
- Là không gian trung tâm của Khu đô thị, tại đây bố trí các khu chức năng chính của đô thị: Công trình hành chính cấp đô thị (UBND thị xã...); các công trình dịch vụ các cấp của đô thị; khu vực xây dựng các công trình sử dụng hỗn hợp (nhà văn phòng, thương mại dịch vụ, ở); Khu cây xanh công viên đô thị...
- Tại đây bố trí các công trình điểm nhấn cao tầng (15-40 tầng) bố trí dọc theo các đại lộ; các không gian giải trí, mua sắm dọc theo các trục đi bộ; các công trình tiêu biểu của đô thị như Nhà hát, bảo tàng, rạp chiếu bóng, trung tâm mua sắm, ngân hàng, bưu điện... gắn với hệ thống quảng trường, tượng đài, tạo diện mạo hiện đại của Khu đô thị.
Bố trí tại điểm giao của 3 xã Tứ Mỹ, Phương Thịnh và Cổ Tiết. Đây là vị trí trung tâm khu vực quy hoạch, thuận tiện cho việc kết nối với các khu chức năng, phù hợp về thế đất, tạo thành mặt chính của Khu đô thị nhìn từ đường Hồ Chí Minh. 
2) Khu trường đua ngựa:

Khu trường đua ngựa có các khu chức năng chính gồm: Đường đua ngựa kết hợp với khán đài và các không gian dịch vụ nghỉ ngơi, giải trí; Khu vực nuôi dưỡng và chăm sóc ngựa. Ngoài ra tại đây còn xây dựng các công trình biệt thự phục vụ cho nghỉ dưỡng của du khách. 
 Với tính chất của hoạt động thể thao mang tính chất động, đón các du khách với số đông từ bên ngoài đến, nên Khu trường đua ngựa được lựa chọn tại phía Đông Nam khu vực quy hoạch, gần cổng ra vào Khu đô thị. Tại đây có các thung lũng đồi núi kín, không thuận tiện cho xây dựng tập trung lớn, song rất phù hợp cho việc tổ chức các chuồng nuôi và chăm sóc ngựa. 
3) Khu phức hợp thể thao:

Khu phức hợp thể thao trong Khu đô thị là khu thi đấu và luyện tập các môn thi đấu quốc gia và quốc tế, có khả năng tham gia tổ chức các đại hội thể thao Đông Nam á, Châu á. Tại đây có các công trình chính:

- Sân vận động chính đa chức năng: gồm sân bóng đá; sân nhảy cao, ném  tạ, ném lao, nhảy sào và các sân tập . Sân vận động chính có mái che với sức chứa dự kiến khoảng 30 ngàn người. 

- Nhà thi đấu và luyện tập thể thao: bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông...

- Sân luyện tập và thi đấu thể thao ngoài nhà: sân tennis.
Khu phức hợp thể thao được bố trí gần cổng ra vào Khu đô thị, tại phía Đông Nam khu vực quy hoạch, cùng với Khu trường đua ngựa tạo thành các khu vực hoạt động thể thao và các dịch vụ gắn với thể thao. 

4) Khu công viên vui chơi giải trí:
Khu công viên vui chơi giải trí là một trong những khu vực rất thu hút du khách, với mọi lứa tuổi, đây là công viên gia đình, nơi mà các ông bố, bà mẹ và các con trẻ cùng vui chơi với nhau, gắn dịch vụ vui chơi giải trí với thiên nhiên. 

Mô hình điển hình của loại công viên này chính là công viên Waltdisneyland, được xây dựng đầu tiên vào năm 1955, tại Mỹ, rộng 70ha, một công viên hoàn toàn để vui chơi giải trí dựa theo những nhân vật và nội dung của các bộ phim hoạt hình. Có thể coi đây là xứ sở huyền ảo. 
Khu công viên vui chơi giải trí trong Khu đô thị có quy mô khoảng 150 ha, gồm các khu chức năng chính:

- Khu vực trung tâm cổng ra vào, nơi bố trí tập trung các công trình vui chơi giải trí đa dạng như: Chơi game, xem phim 3D, nhà gương....

- Khu vực các công viên chuyên đề: Công viên nước; Công viên truyền thuyết (gắn với các nhân vật trong lịch sử và huyền thoại các Vua Hùng, An Dương Vương...); Công viên các nhân vật phim hoạt hình thế giới và Việt Nam; Công viên cảm giác mạnh...
Khu vực công viên giải trí được bố trí trên khu vực gò đồi của xã Phương Thịnh. Đây là vị trí kề liền Khu trung tâm và Khu phức hợp thể thao; Tại đây với điều kiện địa hình phong phú (đồi, mặt nước...) có khả năng đáp ứng được yêu cầu của các công viên chuyên đề. 
5) Khu công viên động vật bán hoang dã:
 Công viên “động vật bán hoang dã’ là mô hình có thể cho phép thực hiện tốt nhiệm vụ: Nhân giống bảo tồn và giới thiêụ trưng bày. Đây cũng là mô hình được áp dụng nhiều nước trên thế giới, với đặc trưng cơ bản là: 

- Hệ thống các công trình nuôi thả động vật: gồm chuồng trại, nhà trú mưa nắng, khu vực bãi chăn thả, lồng cũi....được bố trí theo nguyên tắc phù hợp tối đa đặc tính sinh thái của từng loài động vật. Các công trình bố trí không ảnh hưởng lẫn nhau, được xây dựng chủ yếu bằng vật liệu tự nhiên;

- Thú được ngăn với thú và ngăn với người chủ yếu bằng hào nước, hào cạn. Chỉ có thú dữ, chim dữ mới ngăn cách bằng lưới sắt. Thú được nuôi thả tự do (tương đối) còn nguời xem thì trong khuôn khổ, song phải đảm bảo an toàn cho người và thú. Riêng với chim thì nuôi trong các lồng lớn.

Tại đây dự kiến bảo tồn, nhân giống và giới thiệu: 

- Về động vật: Lớp thú (thú dữ, thú móng guốc); lớp chim; lớp bò sát lưỡng cư; lớp cá (động vật biển và động vật nước ngọt), số loài giới thiệu trong công viên có thể lên đến khoảng gần 450 loài và khoảng 2000 số cá thể. Tại đây có thể xây dựng một “Vườn bướm “ với hàng trăm loài để tăng thêm sức hấp dẫn cho khách thăm quan.

- Về thực vật: Bảo tồn, phát triển và giới thiệu những loài cây đặc trưng của thảm thực vật nhiệt đới Việt Nam và một số vùng trên thế giới; Giới thiệu một số loài hoa, cỏ đặc trưng, quần thể cây cảnh và tầm gửi phong phú trong trong cả nước.

Khu công viên động vật bán hoang dã được phân thành các khu chức năng:
- Khu vực nuôi chim, động vật lưỡng cư: gồm các đảo với bờ thoải, giữa hồ có đảo có bờ thoải để nuôi chim nước, dẫn dụ chim tự nhiên; Nuôi thả khoảng 30 loài bò sát; Khu vực thuỷ cung trưng bày khoảng 150 loài động vật biển và 50  loài động vật nước ngọt;
- Khu vực nuôi thả chim khoảng 130 loài gồm chim ăn thịt, chim nước và chim quý hiếm, chim cảnh;
- Khu vực nuôi 34 loài thú móng guốc, thú gặm nhấm và một số loại thú ăn tạp khác gắn liền với thảm có rộng.
- Khu vực nuôi 27 loài thú ăn thịt, gắn liền với rừng nhiệt đới; 

- Khu vực nuôi 12 loài thú thuộc bộ linh trưởng;
- Khu vực trung tâm điều hành chung, nhà kho chế biến thức ăn, nghiên cứu. Trong từng khu vực xây dựng các trạm quản lý vệ tinh điều hành, nơi kết hợp trạm bảo vệ, chăm sóc y tế...

 Khu công viên động vật được dự kiến bố trí tại phía Tây Nam khu vực quy hoạch, nơi có diện tích mặt nước (phục vụ cho việc nuôi động vật lưỡng cư) và gắn liền với khu vực rừng tự nhiên hiện có. 
6) Khu khách sạn và vui chơi có thưởng:
Khu vực khách sạn và vui chơi có thưởng có hai chức năng: nghỉ ngơi và vui chơi giải trí. Các công trình chủ yếu bố cục theo dạng: Phần bệ phía dưới của công trình cho hoạt động vui chơi có thưởng, ăn uống, giải trí, mua sắm, phần trên là khối khách sạn. Khối khách sạn có quy mô khoảng 10 ngàn phòng, bao gồm các khách sạn cao tầng và khách sạn nhiều tầng, thuộc loại khách sạn cao cấp, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
 Khu khách sạn và vui chơi có thưởng dự kiến bố trí kề liền Khu trung tâm đô thị và trung tâm của các chức năng. Các công trình khách sạn kề liền các công viên với cảnh quan hấp dẫn. 
7) Khu sân gôn 36 lỗ: 

 Hệ thống sân gôn thực chất là một khu công viên cây xanh lớn. Tại đây bố trí các đường đánh gôn. lỗ đánh gôn, lỗ gôn, bãi tập gôn và câu lạc bộ sân gôn. Trong khu vực quy hoạch, sân gôn được tổ hợp từ 2 sân gôn 18 lỗ, cho phép có thể thi đấu gôn trong hệ thống chơi gôn quốc gia và quốc tế.
 Khu vực xây dựng sân gôn được lựa chọn tại khu vực thung lũng gò núi phía Tây Nam khu vực quy hoạch, thuộc địa bàn xã Quang Hóc, Phương Thịnh và Thọ Văn, nằm về phía Tây Nam của hồ Dăm Cường. Đây là khu vực có diện tích đủ lớn, tương đối bằng phằng và gắn với hệ thống mặt nước hồ tạo cảnh quan, là điều kiện cần thiết cho việc xây dựng sân gôn tầm cỡ quốc tế. 
8) Khu du lịch nghỉ dưỡng:
 Khu du lịch nghỉ dưỡng trong Dự án về cơ bản là hệ thống các công trình biệt thự được xây dựng với mật độ thấp phù hợp với điều kiện địa hình cảnh quan được hình thành từ gò đồi và mặt nước. 
Khu du lịch nghỉ dưỡng được phân thành các khu vực, xen kẽ với các khu chức năng nêu trên, được xây dựng tại các gò, triền núi thấp hướng ra các hồ, suối. 
9) Khu xây dựng biệt thự cao cấp:
 Khu xây dựng biệt thự cao cấp trong Khu đô thị về cơ bản là đơn vị ở trong đô thị, gồm đất xây dựng công trình hành chính cấp đơn vị ở; đất công trình dịch vụ đơn vị ở như: trường tiểu học, trường trung học, nhà trẻ, trạm y tế, chợ hay trung tâm thương mại, đất cây xanh sử dụng cấp đơn vị ở...
 Khu xây dựng biệt thự cao cấp được phân thành các khu vực, phù hợp với điều kiện địa hình và nằm ngoài phần đất đã được dành cho các khu chức năng đã nêu ở trên. Vị trí được lựa chọn thích hợp là tại phía Tây khu vực quy hoạch, tiếp giáp với khu vực dân cư hiện có. 

 10) Khu dân cư

Khu vực dân cư được hình thành trên cơ sở cụm dân cư hiện có, chạy dọc theo tỉnh lộ 315, được cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch theo hướng: Phù hợp với cấu trúc của đơn vị ở với hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ (UBND, trường tiểu học, trung học, nhà trẻ, chợ...); Các cụm dân cư phân tán được tập trung lại để tạo điều kiện cho việc cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và sử dụng hiệu quả quỹ đất.

4.2.2 Hệ thống các trục không gian chính liên kết các khu chức năng    

Toàn bộ Khu đô thị có 10 khu chức năng chính. Các khu chức năng phải được liên kết với nhau nhằm tạo thành một tổng thể thống nhất về không gian cũng như tạo điều kiện cho việc tổ chức hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 
Hệ thống các trục không gian chính liên kết các khu chức năng trong Dự án có đặc trưng rất dễ ghi nhận, được tổ hợp từ hai hệ thống:  Hệ thống trục không gian cứng (hệ thống trục không gian theo hệ thống đường giao thông) và hệ thống trục không gian mềm (hệ thống không gian mặt nước)
1) Hệ thống trục không gian cứng - theo các tuyến đường giao thông:
Đây là hệ thống trục không gian chủ đạo– cơ sở cho việc bố cục chức năng và công trình trong các đô thị thông thường. Do điều kiện địa hình đồi núi nên hệ thống trục không gian theo các tuyến giao thông trong Khu đô thị gồm 2 dạng: Dạng bố cục hình học và dạng bố cục tự do theo địa hình đồi núi.

a) Hệ thống trục không gian – giao thông bố cục theo dạng hình học: Đây là hệ thống trục không gian được lựa chọn cho việc tổ chức không gian tại các khu vực xây dựng tập trung, thuận tiện cho tổ chức giao thông cơ giới và bố trí công trình. 
Khu đô thị có hai hệ lưới trục không gian hình học: Trục không gian phát triển dọc theo tuyến đường Hồ Chí Mính và trục không gian phát triển hướng về đền Hùng. 

Hai hệ lưới trục không gian hình học này giao thoa nhau, tạo lập nên đặc trưng bố cục không gian chính của khu vực lập quy hoạch. 

b) Hệ thống trục không gian – giao thông bố cục theo địa hình đồi núi: Tại các khu vực xây dựng Khu công viên nghỉ ngơi giải trí; Khu sân gôn; Khu du lịch nghỉ dưỡng; Khu xây dựng biệt thự cao cấp và khu dân cư, hệ thống giao thông được tổ chức theo điều kiện địa hình nhằm giảm tối đa khối lượng san nền, phá vỡ cảnh quan chung.

2) Hệ thống trục không gian mềm- không gian mặt nước:

Cây xanh – mặt nước – phức hợp dịch vụ du lịch là đặc trưng cơ bản của Dự án. 
Tận dụng tối đa điều kiện địa hình để mở rộng hệ thống mặt nước, với quan điểm: Mặt nước mở rộng đến đâu, cảnh quan du lịch có giá trị đến đó. Hệ thống mặt nước được hình thành trên cơ sở xây dựng hệ thống đập theo các cao độ khác nhau hình thành nên các hồ chứa và hệ thống suối, kênh nối các hồ. Đây cũng là tiền đề quan trọng cho việc tổ chức các hoạt động du lịch có liên quan đến nước. 
Cùng với các tuyến giao thông, hệ thống mặt nước làm cho các khu vực chức năng, mặc dù có quy mô lớn và bố cục trên một diện rộng, được liên kết với nhau tạo thành tổng thể liên hoàn, thống nhất. 

4.2.3 Cửa ngõ ra vào Khu đô thị và các khu chức năng chính     

Cửa ngõ chính ra vào đô thị từ đường Hồ Chí Minh, thông qua 2 nút giao thông lập thể. Ngoài khu trung tâm, khu dân cư và biệt thự có hệ thống giao thông theo kiểu ô cờ, các khu vực chức năng khác có lối vào hạn chế để đảm bảo tính hoạt động tương đối. Mỗi lối vào được thể hiện qua hệ thống đảo tròn, quảng trường. 

4.2.4  Phân vùng theo chiều cao     

Toàn bộ khu vực lập quy hoạch theo chiều cao phân thành:

- Khu vực không xây dựng công trình, hoặc công trình thấp tầng (1 tầng): Tại các khu cây xanh công viên, khu cây xanh cách ly và khu cây xanh sinh thái.
- Khu vực xây dựng công trình thấp tầng đến 3 tầng: tại các khu vực làng xóm , khu nhà ở dạng biệt thự, nhà liên kế; khu vực xây dựng các công trình văn hoá, thể dục thể thao.

- Khu vực xây dựng các công trình cao đến 9 tầng: Khu vực xây dựng các công trình công cộng dịch vụ kề liền các khu cây xanh công viên, cây xanh sinh thái. 
- Các khu vực xây dựng công trình cao tầng: trên 15 tầng, chủ yếu là các công trình khách sạn, phát triển hỗn hợp dịch vụ văn phòng, thương mại, bố trí tại khu trung tâm, dọc theo các đại lộ rộng 100m và 40m, mở ra phía đường Hồ Chí Minh, tạo hình bóng của một đô thị hiện đại. Các công trình cao tầng được bố cục hài hoà với các công trình nhiều tầng và thấp tầng tại các khu chức năng khác lân cận. 
4.2.5 Phương án cơ cấu sử dụng đất

Đồ án đề xuất 2 phương án cơ cấu sử dụng đất. Về cơ bản hai phương án đều tuân theo các quan điểm, nguyên tắc và định hướng phát triển không gian nêu trên. Sự khác biệt giữa hai phương án chủ yếu về quy mô và bố cục của Khu khách sạn và vui chơi có thưởng, dẫn đến thay đổi bố cục của các khu vực chức năng khác. 
Phương án 1 là phương án được lựa chọn triển khai trong đồ án.   

Bảng tổng hợp phương án cơ cấu sử dụng đất 

	TT
	Ký hiệu
	Loại đất
	Phương án 1-

Phương án chọn
	Phương án 2-

Phương án so sánh
	Ghi chú

	
	
	
	Diện 

tích

(ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Diện

tích

(ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	

	1
	Khu A
	Khu trung tâm 
	189,79
	9,17
	189,79
	9,17
	

	2
	Khu B
	Khu trư​ờng đua ngựa
	231,04
	11,17
	231,04
	11,17
	 

	3
	Khu C
	Khu phức hợp thể thao
	65,71
	3,18
	65,71
	3,18
	 

	4
	Khu D
	Công viên vui chơi giải trí
	153,58
	7,42
	153,58
	7,42
	 

	5
	Khu E
	Công viên động vật bán hoang dã - rừng phòng hộ
	232,53
	11,24
	273,99
	13,24
	 

	6
	Khu F
	Khu khách sạn và khu vui chơi có thư​ởng
	116,77
	5,64
	63,50
	3,07
	 

	 
	Khu F1
	Khu khách sạn và khu vui chơi có th​ưởng 1
	63,50
	 
	63,50
	 
	 

	 
	Khu F2
	Khu khách sạn và khu vui chơi có thư​ởng 2
	53,27
	 
	0
	 
	

	7
	Khu G
	Khu sân gôn 36 lỗ
	171,65
	8,30
	172,52
	8,34
	

	8
	Khu H
	Khu du lịch nghỉ d​ưỡng
	500,44
	24,18
	513,56
	24,82
	 

	 
	Khu H1
	Khu du lịch nghỉ dư​ỡng tại phía Đông
	182,56
	 
	182,56
	 
	 

	 
	Khu H2
	Khu du lịch nghỉ dư​ỡng tại phía Bắc
	153,57
	 
	153,57
	 
	 

	 
	Khu H3
	Khu du lịch nghỉ d​ưỡng tại phía Tây
	164,31
	 
	177,43
	 
	 

	9
	Khu I
	Khu xây dựng biệt thự cao cấp
	230,80
	11,15
	230,8
	11,15
	 

	 
	Khu  I1
	Khu biệt thự cao cấp 1
	121,92
	 
	121,92
	 
	 

	 
	Khu  I2
	Khu biệt thự cao cấp 2
	108,88
	 
	108,88
	 
	 

	10
	Khu K
	Khu dân c​ư
	62,82
	3,04
	62,82
	3,04
	 

	 
	Khu K1
	Khu dân c​ư 1
	23,60
	 
	23,60
	 
	 

	 
	Khu K2
	Khu dân c​ư 2
	19,60
	 
	19,60
	 
	 

	 
	Khu K3
	Khu dân c​ư 3
	19,62
	 
	19,62
	 
	 

	11
	HTKT
	Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị
	14,97
	0,72
	14,97
	0,72
	 

	12
	GT
	Bến xe khách liên tỉnh và Giao thông chính đô thị
	99,18
	4,79
	97,00
	4,69
	 

	 
	 
	Tổng cộng
	2069,28
	100,0
	2069,28
	100,0
	 


4.3 quy hoạch sử dụng đất

Khu vực quy hoạch có tổng diện tích 2069,28ha, gồm các khu chức năng với chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sau: 

4.3.1 Khu trung tâm 
Khu trung tâm có tổng diện tích là 189,79 ha, được phân thành các khu đất sau:

1) Đất xây dựng công trình hành chính đô thị (UBND thị xã) - « đất ký hiệu A-CC1, có diện tích 2,19ha; Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các ô đất được trình bày trong bảng dưới đây.
2) Đất xây dựng công trình công cộng dịch vụ cấp đô thị, gồm các ô đất: ¤ đất A- CC2 có diện tích 1,80ha, là nơi bố trí rạp chiếu bóng, bảo tàng, thư viện..; ¤ đất A-CC3 có diện tích 2,49ha, là nơi bố trí cung văn hoá, nhà hát...
3) Đất xây dựng công trình công cộng dịch vụ cấp đơn vị ở (UBND phường,  trạm xá) - « đất A- CC4 có diện tích 0,83ha;

4) Đất xây dựng trường học, sân luyện tập thể thao, gồm các ô đất: ¤ đất A-CC5 có diện tích 2,16ha, là đất xây dựng trường trung học phổ thông và sân luyện tập thể thao; ¤ đất A-CC6 có diện tích 3,54ha, gồm: đất trường tiểu học và sân luyện tập thể thao 1,77ha; trường trung học cơ sở 1,00ha và đất nhà trẻ 0,77ha.

5) Đất xây dựng trung tâm triển lãm, hội chợ - « đất ký hiệu A-CC7, có diện tích: 27,82ha, gồm: đất xây dựng công trình 5,56ha; mặt nước 7,64ha; đất quảng trường, cây xanh: 14,62ha.

6) Đất xây dựng công trình sử dụng hỗn hợp văn phòng, ngân hàng, trung tâm thương mại, gồm các ô đất: ¤ đất A-HH1 có diện tích: 6,36ha; ¤ đất A-HH11 có diện tích: 2,37ha;

Đây là các ô đất xây dựng công trình cao tầng tạo diện mạo hiện đại cho khu đô thị

7) Đất xây dựng công trình sử dụng hỗn hợp văn phòng, thương mại, ở, gồm các ô đất: ¤ đất A-HH2 có diện tích 4,53ha; ¤ đất A-HH3 có diện tích 7,10ha; ¤ đất A-HH4 có diện tích 7,37ha; ¤ đất A-HH5 có diện tích 5,59ha; ¤ đất A-HH6 có diện tích 5,32ha; ¤ đất A-HH7 có diện tích 4,53ha; ¤ đất A-HH8 có diện tích 4,24ha; ¤ đất A-HH9 có diện tích 2,53ha; ¤ đất A-HH10 có diện tích 2,37ha;

Đây là các ô đất xây dựng công trình cao tầng tạo diện mạo hiện đại cho khu đô thị. Diện tích sàn ở tính bằng 50% tổng diện tích sàn. Phía giữa các ô đất, xây dựng một không gian đi bộ cho hoạt động giao tiếp mua sắm. 

Tổng số dân trong các ô đất phát triển hỗn hợp khoảng 19,81 ngàn người. 
8) Đất cây xanh  sử dụng công cộng cấp đô thị và cây xanh cách ly gồm các ô đất: ¤ đất A-CX1 có diện tích 16,40ha, là đất công viên chính đô thị, gồm: đất cây xanh 6,80ha và đất mặt nước: 9,6ha; ¤ đất A-CX2 có diện tích 2,19ha, là đất công viên cây xanh – không gian mở trước công trình nhà thị chính; nhà văn hoá. Tại đây dự kiến bố trí một tượng đài danh nhân văn hoá của địa phương; ¤ đất A-CL có diện tích 19,84ha, là đất cây xanh cách ly.

9) Đất xây dựng bãi đỗ xe gồm các ô đất: ¤ đất A-P1 có diện tích 1,48ha; ¤ đất A-P2 có diện tích 1,02ha.

10) Đất giao thông ngoài ô đất (mặt cắt ngang rộng từ 15m trở lên) có diện tích 55,72ha.

4.3.2 Khu trường đua ngựa

Khu trường đua ngựa có tổng diện tích: 231,04ha, được phân thành các ô đất sau:

1)  Khu đất xây dựng trường đua, ô đất B-ĐN1 có diện tích 68,61ha, là đất xây dựng trường đua ngựa, gồm các công trình đường dẫn và đua ngựa; khán đài và các công trình phụ trợ; quảng trường và hệ thống cây xanh và mặt nước tạo cảnh quan xung quanh công trình.

2) ¤ đất B-ĐN2 có diện tích 26,78ha, gồm: Đất xây dựng chuồng nuôi ngựa và huấn luyện ngựa có diện tích 2,20ha; Đất cây xanh sinh thái có diện tích 19,95ha.

3) Khu đất cây xanh sinh thái gồm các ô đất: ¤ đất ký hiệu B-CX1 có diện tích 48,03ha; ¤ đất ký hiệu B-CX2 có diện tích 12,72ha, gồm: đất cây xanh 10,51ha và mặt nước 2,21ha; ¤ đất ký hiệu B-CX3 có diện tích 49,40ha, là đất cây xanh sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, gồm: đất nhà biệt thự diện tích 8,03ha; đất cây xanh 3,73ha và đất mặt nước 4,30ha.

4) Đất công trình công cộng dịch vụ - « đất ký hiệu B-CC có diện tích 0,50ha.

5) Đất xây dựng bãi đỗ xe - « đất ký hiệu B-P có diện tích 6,03ha.

6) Đất giao thông ngoài ô đất (đường rộng từ 15m trở lên) có diện tích 18,97ha.

4.3.3 Khu phức hợp thể thao

Khu phức hợp thể thao có tổng diện tích: 65,71ha, được phân thành các ô đất sau:

1) Khu xây dựng công trình thể thao - « đất ký hiệu C-TT1 có diện tích 39,29ha. Tại đây bố trí công trình sân vận động với khán đài quy mô 30 ngàn chỗ, nhà luyện tập và thi đấu đa năng, sân tập luyện thể thao ngoài trời.
2) Khu cây xanh kết hợp sân thể thao (tennis) ngoài trời - « đất ký hiệu C-TT2 có diện tích 10,44ha, gồm: đất cây xanh kết hợp sân thể thao 5,17ha và đất mặt nước 5,27ha;

3) Bãi đỗ xe - « đất ký hiệu C-P có diện tích 2,57ha;

4) Đất giao thông ngoài ô đất ( đường rộng từ 15m trở lên) có diện tích 13,41ha.

4.3.4 Khu công viên vui chơi giải trí 

Khu công viên vui chơi giải trí có tổng diện tích 153,58ha, được phân thành các khu vực sau:

1) Khu vực cổng ra vào, ô đất ký hiệu D-1 có diện tích 1,63ha. Tại đây bố trí các công trình tiếp đón, bán đồ lưu niệm và ăn uống...
2) Khu vực trung tâm, ô đất ký hiệu D-2 có diện tích 30,71ha. Tại đây bố trí các công trình vui chơi giải trí như công trình chơi game, nhà xem phim 3D, nhà gương...
3) Khu vực vui chơi gắn với mặt nước, ô đất ký hiệu D-3 có diện tích 23,93ha, gồm: 
- Khu vực công viên nước diện tích 5,68ha có bố cục như một hòn đảo. Tại đây bố trí công trình trượt nước, bến tàu...

- Mặt nước bao quanh đảo có diện tích 18,25ha;

4) Khu công viên vui chơi giải trí khác, ô đất ký hiệu D-4 có diện tích 92,27ha, bao gồm các công viên chuyên đề: Công viên truyền thuyết; Công viên cảm giác mạnh; Công viên các nhân vật phim hoạt hình thế giới và Việt Nam...
5) Bãi đố xe - « đất ký hiệu D-P có diện tích 2,21ha;

6) Đất giao thông ngoài ô đất (đường rộng từ 15m trở lên) có diện tích 2,83ha.

4.3.5 Khu công viên động vật bán hoang dã

Khu công viên động vật bán hoang dã có tổng diện tích: 232,53ha, được phân thành các khu vực sau:

1) Khu vực cổng ra vào, ô đất ký hiệu E-1 có diện tích 0,61ha. Tại đây bố trí các công trình tiếp đón, giới thiệu quy trình thăm quan, học tập.
2) Khu vực vườn ươm, ô đất ký hiệu E-2 có diện tích 12,74ha. Đây là nơi ươm tạo một số loài hoa, cỏ đặc trưng, quần thể cây cảnh trong cả nước. Tại đây bố trí một nhà kính trồng cây các nước ôn đới. 

3) Khu vực nuôi cá, bò sát, lưỡng cư, chim nước, ô đất ký hiệu E-3 có diện tích 15,11ha, gồm:

- Đất xây dựng công trình, cây xanh có diện tích 7,92ha. Tại đây bố trí công trình thuỷ cung trưng bày một số loài động vật biển và động vật nước ngọt. Một phần diện tích cây xanh bố cục dạng đảo để dụ chim tự nhiên đến sinh sống.

- Mặt nước có diện tích 7,82ha.

4) Khu đất xây dựng vườn bướm, ô đất ký hiệu E-4 có  diện tích 2,69ha, là khu vực xây dựng vườn bướm với hàng trăm loài khác nhau, là địa điểm rất hất dẫn du khách. 
5 ) Các khu đất nuôi động vật, gồm: ¤ đất ký hiệu E-5 có diện tích 9,64ha, là khu vực nuôi chim ăn thịt; ¤ đất ký hiệu E-6 có diện tích 35,76ha, là khu vực nuôi thú dữ ăn thịt; ¤ đất ký hiệu E-7 có diện tích 76,72ha, là khu vực nuôi thú móng guốc, bố trí trong khu vực rừng tự nhiên hiện tại; ¤ đất ký hiệu E-8 có diện tích72,43ha, là khu vực nuôi linh trưởng, bố trí trong khu vực rừng tự nhiên hiện tại. 

Tất cả các loại động vật trong các ô đất trên được bảo vệ, ngăn cách bằng các hào nước, hoặc cạn. Người đi tham quan được tổ chức trên các xe chuyên dụng. 

6) Khu vực hậu cần, hành chính, nghiên cứu - « đất ký hiệu E-HC có diện tích  1,53ha. Tại đây bố trí các công trình chế biến thức ăn cho động vật; khối hành chính và không gian cho các hoạt động nghiên cứu bảo tồn, nhân giống. 
7) Bãi đỗ xe - « đất ký hiệu E-P có diện tích 0,29ha;

8) Giao thông ngoài ô đất ( đường rộng từ 15m trở lên) có diện tích 5,01ha.

4.3.6 Khu khách sạn và vui chơi có thưởng

Khu khách sạn và vui chơi có thưởng có tổng diện tích: 116,77ha, được phân thành 2 khu vực:

1) Khu khách sạn và vui chơi có thưởng 1 có tổng diện tích: 63,50ha, gồm:  
- Các ô đất xây dựng khách sạn và vui chơi có thưởng, gồm: ¤ đất ký hiệu F1-CC1 có diện tích 6,14ha; ¤ đất ký hiệu F1-CC2 có diện tích 6,06ha; ¤ đất ký hiệu F1-CC3 có diện tích 9,16ha. Tại đây chủ yếu xây dựng công trình cao tầng, phần bệ được tổ chức cho các hoạt động vui chơi có thưởng, mua sắm..., phần trên là các khối phòng khách sạn. 
- Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị, cây xanh cách ly, gồm: ¤ đất ký hiệu F1-CX1 có diện tích 7,91ha, gồm: đất cây xanh 5,54ha và đất mặt nước 2,37ha; ¤ đất ký hiệu F1-CX2 có diện tích 7,87ha, gồm đất cây xanh 5,20ha và đất mặt nước 2,67ha; ¤ đất ký hiệu F1-CX3 có diện tích 11,82ha; ¤ đất ký hiệu F1-CL có diện tích 397ha, gồm đất cây xanh 2,98ha và đất mặt nước 0,99ha;

- Đất bãi đỗ xe - « đất ký hiệu F1-P có diện tích 1,01ha;

- Đất giao thông ngoài ô đất (đường rộng từ 15m trở lên) có diện tích 9,56ha.

2) Khu khách sạn và vui chơi có thưởng 2 có tổng diện tích: 53,27ha, gồm: 
- Các ô đất xây dựng khách sạn và khu vui chơi có thưởng, gồm: ¤ đất ký hiệu F2-CC1 có diện tích 4,27ha; ¤ đất ký hiệu F2-CC2 có diện tích 3,21ha; ¤ đất ký hiệu F2-CC3 có diện tích 5,29ha; ¤ đất ký hiệu F2-CC4 có diện tích 5,20ha; ¤ đất ký hiệu F2-CC5 có diện tích 3,88ha; ¤ đất ký hiệu F2-CC6 có diện tích 4,27ha. Tại đây chủ yếu xây dựng công trình nhiều tầng, phần bệ được tổ chức cho các hoạt động vui chơi có thưởng, mua sắm..., phần trên là các khối phòng khách sạn. 

Phía giữa các ô đất tổ chức hành lang đi bộ cho hoạt động giao tiếp, mua sắm.

- Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị - « đất ký hiệu F2-CX có diện tích 19,87ha;

- Bãi đỗ xe - « đất ký hiệu F2-P có diện tích 0,65ha

- Đất giao thông ngoài ô đất ( đường rộng từ 15m trở lên) có diện tích 6,63ha.

4.3.7 Khu vực sân gôn 36 lỗ

Khu vực sân gôn 36 lỗ có tổng diện tích 171,65ha, được phân thành:
1) Câu lạc bộ sân gôn - « đất ký hiệu G-CC có diện tích 2,69ha;

2) Đất xây dựng sân gôn 18 lỗ - « đất ký hiệu G-1 có diện tích 72,66ha, gồm sân gôn có diện tích 69,11ha và đất mặt nước 3,55ha;

3) Đất xây dựng sân gôn 18 lỗ - « đất ký hiệu G-2 có diện tích 95,30ha, gồm  sân gôn có diện tích 69,99ha và đất mặt nước 25,31ha;

4) Bãi đỗ xe - « đất ký hiệu G-P có diện tích 1,00ha.

4.3.8 Khu du lịch nghỉ dưỡng

Khu du lịch nghỉ dưỡng có tổng diện tích: 500,44ha, được phân thành 3 khu vực:
1) Khu du lịch nghỉ dưỡng tại phía Đông - khu đất ký hiệu H1 có tổng diện tích 182,56ha, gồm:

- Đất công cộng dịch vụ cấp đơn vị ở - « đất ký hiệu H1-CC1 có diện tích 1,38ha, là đất xây dựng công trình trung tâm thương mại, giải trí.
- Đất trường học, nhà trẻ- ô đất ký hiệu H1-CC2 có diện tích 1,90ha, là đất xây dựng trường tiểu học 1,19ha và đất nhà trẻ 0,71ha;

- Đất công cộng dịch vụ cấp đô thị gồm: ¤ đất ký hiệu H1-CC3 có diện tích 5,15ha; ¤ đất ký hiệu H1-CC4 có diện tích 6,82ha. Tại đây bố trí các công trình phục vụ cho việc hội nghị, hội thảo, biểu diễn thời trang...
- Đất xây dựng biệt thự, gồm: ¤ đất ký hiệu H1-BT1 có diện tích 42,94ha, gồm: đất xây dựng biệt thự 11,91ha, đất cây xanh sinh thái 10,3ha và đất mặt nước 20,73ha;  ¤ đất ký hiệu H1-BT2 có diện tích 31,50ha, gồm: đất xây dựng biệt thự 9,54ha, đất cây xanh sinh thái 19,87ha và đất mặt nước 2,09ha; ¤ đất ký hiệu H1-BT3 có diện tích 13,60ha, gồm: đất xây dựng biệt thự 8,20ha và đất cây xanh sinh thái 5,40ha; ¤ đất ký hiệu H1-BT4 có diện tích 13,73ha, gồm: đất xây dựng biệt thự 10,01ha và đất cây xanh sinh thái 3,72ha; ¤ đất ký hiệu H1-BT5 có diện tích 6,50ha, gồm: đất xây dựng biệt thự 2,03ha và đất cây xanh sinh thái 4,47ha.
Tổng số dân cư dự kiến trong các khu biệt thự khoảng 2,19 ngàn người. 

- Đất cây xanh sinh thái và cây xanh cách ly, gồm: ¤ đất ký hiệu H1-CX có diện tích 8,81ha, gồm đất cây xanh 3,46ha và đất mặt nước 9,31 ha; ¤ đất ký hiệu H1-CL1 có diện tích 9,31ha, gồm đất cây xanh 8,57ha và đất mặt nước 0,74 ha; ¤ đất ký hiệu H1-CL2 có diện tích 5,04ha, gồm đất cây xanh 3,53ha và đất mặt nước 1,51 ha; ¤ đất ký hiệu H1-CL3 có diện tích 15,71ha, gồm đất cây xanh 14,62ha và đất mặt nước 1,09 ha;

- Đất bãi đỗ xe - « đất ký hiệu H1-P có diện tích 1,16ha;

- Đất giao thông ngoài ô đất ( đường rộng từ 15m trở lên) có diện tích 19,01ha.

2) Khu du lịch nghỉ dưỡng tại phía Bắc - « đất ký hiệu H2 có tổng diện tích 153,57ha, gồm:

- Đất công cộng dịch vụ cấp đô thị - bệnh viện điều dưỡng- ô đất ký hiệu H2-CC1 có diện tích 4,12ha. Bệnh viện có quy mô khoảng 500 giường. 
- Đất công cộng dịch vụ cấp đơn vị ở gồm: ¤ đất ký hiệu H2-CC2 có diện tích 2,86ha, gồm: đất công cộng dịch vụ 2,03ha và đất cây xanh sinh thái 0,83ha; ¤ đất ký hiệu H2-CC4 có diện tích 0,99ha. Tại đây xây dựng các công trình dịch vụ thương mại, chợ. 
- Đất trường học, nhà trẻ- ô đất ký hiệu H2-CC3 có diện tích 1,97ha, gồm đất xây dựng trường tiểu học 1,49ha và nhà trẻ 0,48ha.
- Đất xây dựng biệt thự gồm: ¤ đất ký hiệu H2-BT1 có diện tích 7,70ha, gồm: đất biệt thự, nghỉ dưỡng 2,53ha và đất cây xanh 5,17ha; ¤ đất ký hiệu H2-BT2 có diện tích 27,51ha, gồm: đất biệt thự, nghỉ dưỡng 13,26ha, đất cây xanh 11,09ha và đất mặt nước 316ha; ¤ đất ký hiệu H2-BT3 có diện tích 23,24ha, gồm: đất biệt thự, nghỉ dưỡng 15,05ha, đất cây xanh 8,43ha và đất mặt nước 7,44ha; ¤ đất ký hiệu H2-BT4 có diện tích 23,73ha, gồm: đất biệt thự, nghỉ dưỡng 15,05ha, đất cây xanh 6,44ha và đất mặt nước 2,24ha; ¤ đất ký hiệu H2-BT5 có diện tích 28,53ha, gồm: đất biệt thự, nghỉ dưỡng 14,58ha, đất cây xanh 8,43ha và đất mặt nước 5,52ha; ¤ đất ký hiệu H2-BT6 có diện tích 15,81ha, gồm: đất biệt thự, nghỉ dưỡng 8,63ha, đất cây xanh 7,18ha.
Tổng số dân cư dự kiến trong các khu biệt thự khoảng 3,18 ngàn người. 

- Đất cây xanh sinh thái, cách ly - « đất ký hiệu H2-CX có diện tích 3,41ha, gồm: đất cây xanh 8,63ha và đất mặt nước 0,38ha;

- Đất bãi đỗ xe - « đất ký hiệu H2-P có diện tích 0,65ha;

- Đất giao thông ngoài ô đất (đường rộng từ 15m trở lên) có diện tích 13,05ha;

3) Khu du lịch nghỉ dưỡng tại phía Tây Nam - « đất ký hiệu H3 có tổng diện tích 164,31ha, gồm:

- Đất công cộng dịch vụ đơn vị ở - « đất ký hiệu H3-CC có diện tích 1,66ha. Tại đây xây dựng công trình thương mại, chợ. 
- Đất xây dựng biệt thự trên các đảo nhân tạo: ¤ đất ký hiệu H3-BT1 có diện tích 45,81ha, gồm: đất xây dựng biệt thự 5,22ha, đất cây xanh 37,02ha và đất mặt nước 3,57ha; ¤ đất ký hiệu H3-BT2 có diện tích 50,74ha, gồm: đất xây dựng biệt thự 3,25ha, đất cây xanh 30,85ha và đất mặt nước 16,64ha; ¤ đất ký hiệu H3-BT3 có diện tích 51,18ha, gồm: đất xây dựng biệt thự 3,18ha, đất cây xanh 26,64ha và đất mặt nước 21,36ha; 
- Đất xây dựng biệt thự: ¤ đất ký hiệu H3-BT4 có diện tích 2,66ha; ¤ đất ký hiệu H3-BT5 có diện tích 2,52ha.

Tổng số dân cư dự kiến trong các khu biệt thự khoảng 0,60 ngàn người. 

- Đất cây xanh sinh thái - « đất ký hiệu H3-CX có diện tích 1,96ha, gồm: đất cây xanh 1,40ha và đất mặt nước 0,56ha;

- Đất bãi đỗ xe - « đất ký hiệu H3-P có diện tích 0,22ha;

- Đất giao thông ngoài ô đất (đường rộng từ 15m trở lên) có diện tích7,56ha.

4.3.9 Khu vực xây dựng biệt thự cao cấp

Khu vực xây dựng biệt thự cao cấp có tổng diện tích 230,80ha, có cấu trúc của một đơn vị ở, được phân thành 2 khu vực:

1) Khu vực xây dựng biệt thự cao cấp 1- ký hiệu I1 có tổng diện tích 121,92ha, gồm:

- Đất xây dựng công trình công cộng dịch vụ cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ký hiệu I1-CC1 có diện tích 3,40ha, là đất xây dựng công trình UBND cấp phường, trạm xá, chợ;

- Đất xây dựng trường học, nhà trẻ, gồm: ¤ đất ký hiệu I1-CC2 có diện tích 1,51ha, là đất trường tiểu học; ¤ đất ký hiệu I1-CC3 có diện tích 162ha, gồm đất trường trung học cơ sở 1,02ha và đất nhà trẻ 0,60ha;
- Đất xây dựng biệt thự, gồm: ¤ đất ký hiệu I1-BT1 có diện tích 1,85ha; ¤ đất ký hiệu I1-BT2 có diện tích 2,02ha; ¤ đất ký hiệu I1-BT3 có diện tích 2,26ha; ¤ đất ký hiệu I1-BT4 có diện tích 2,22ha; ¤ đất ký hiệu I1-BT5 có diện tích 0,24ha; ¤ đất ký hiệu I1-BT6 có diện tích 0,49ha; ¤ đất ký hiệu I1-BT7 có diện tích 2,01ha; ¤ đất ký hiệu I1-BT8 có diện tích 2,05ha; ¤ đất ký hiệu I1-BT9 có diện tích 2,60ha; ¤ đất ký hiệu I1-BT10 có diện tích 2,65ha; ¤ đất ký hiệu I1-BT11 có diện tích 0,62ha; ¤ đất ký hiệu I1-BT12 có diện tích 6,92ha, gồm: đất biệt thự 5,77ha và đất cây xanh 1,17ha; ¤ đất ký hiệu I1-BT13 có diện tích 7,51ha; ¤ đất ký hiệu I1-BT14 có diện tích 4,07ha, gồm: đất biệt thự 3,34ha và đất cây xanh 0,73ha; ¤ đất ký hiệu I1-BT15 có diện tích 8,22ha, gồm: đất biệt thự 7,43ha và đất cây xanh 0,79ha;

- Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở và cây xanh cách ly, gồm: ¤ đất ký hiệu I1-CX1 có diện tích 4,16ha, gồm: đất cây xanh công viên 2,66ha và đất mặt nước 1,50ha; ¤ đất ký hiệu I1-CX2 có diện tích 3,15ha, gồm: đất cây xanh công viên 0,62ha và đất mặt nước 2,53ha;  ¤ đất ký hiệu I1-CX3 có diện tích 1,63ha, gồm: đất cây xanh công viên 0,69ha và đất mặt nước 0,94ha; ¤ đất ký hiệu I1-CX4 có diện tích 1,37ha, gồm: đất cây xanh công viên 0,68ha và đất mặt nước 0,69ha; ¤ đất ký hiệu I1-CX5 có diện tích 4,26ha, gồm: đất cây xanh công viên 3,16ha và đất mặt nước 1,10ha; ¤ đất ký hiệu I1-CL có diện tích 12,35ha, gồm: đất cây xanh cách ly 9,52ha và đất mặt nước 2,83ha;

- Đất bãi đỗ xe, trạm cứu hỏa - « đất ký hiệu I1-P có diện tích 3,78ha;

- Đất giao thông ngoài ô đất (đường rộng từ 15m trở lên) có diện tích 22,02ha.

2) Khu vực xây dựng biệt thự cao cấp 2 - ký hiệu I2 có tổng diện tích 108,88ha gồm:

- Đất công cộng dịch vụ cấp đơn vị ở- ô đất ký hiệu I2-CC1 có diện tích 1,70ha, là đất xây dựng công trình trung tâm thương mại;

- Đất trường học, nhà trẻ - « đất ký hiệu I2-CC2 có diện tích 2,11ha, gồm đất xây dựng trường tiểu học 1,44ha và nhà trẻ 0,67ha;

- Đất xây dựng biệt thự, gồm: ¤ đất ký hiệu I2-BT1 có diện tích: 14,44ha; ¤ đất ký hiệu I2-BT2 có diện tích: 13,75ha; ¤ đất ký hiệu I2-BT3 có diện tích: 13,47ha; ¤ đất ký hiệu I2-BT4 có diện tích: 6,59ha, gồm: đất xây dựng biệt thự, nhà vườn 5,61ha và đất cây xanh sinh thái 0,98ha; ¤ đất ký hiệu I2-BT5 có diện tích: 9,96ha; ¤ đất ký hiệu I2-BT6 có diện tích: 7,47ha; ¤ đất ký hiệu I2-BT7 có diện tích: 7,3ha, gồm: đất xây dựng biệt thự, nhà vườn 3,21ha và đất cây xanh sinh thái 4,09ha;

- Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở - « đất ký hiệu I2-CX có diện tích 13,88ha, gồm đất cây xanh công viên, vườn dạo 5,26ha và đất mặt nước 8,62ha;

- Đất bãi đỗ xe - « đất ký hiệu I2-P có diện tích 0,81ha;

- Đất giao thông ngoài ô đất ( đường rộng từ 15m trở lên) có diện tích 8,96ha.

Tổng số dân cư dự kiến trong cả 2 khu biệt thự khoảng 10,65 ngàn người. 

4.3.10 Khu dân cư

Khu dân cư có tổng diện tích: 62,82ha, có cấu trúc tương đương một đơn vị ở, được phân thành 3 khu vực:

1) Khu dân cư 1 - ký hiệu K1 có tổng diện tích 23,60ha, gồm:
- Đất trường học, nhà trẻ - « đất ký hiệu K1-CC có diện tích 1,08ha gồm đất xây dựng trường tiểu học, trung học cơ sở 0,88ha và đất nhà trẻ 0,20ha;

- Đất ở hiện có cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch, gồm: ¤ đất ký hiệu  K1-DC1 có diện tích 2,05ha; ¤ đất ký hiệu  K1-DC2 có diện tích 2,95ha; ¤ đất ký hiệu  K1-DC1 có diện tích 6,37ha; ¤ đất ký hiệu  K1-DC1 có diện tích 3,05ha; ¤ đất ký hiệu  K1-DC1 có diện tích 3,55ha;

- Đất cây xanh vườn dạo cấp đơn vị ở - « đất ký hiệu K1-CX có diện tích 0,93ha

- Đất giao thông ngoài ô đất ( đường rộng từ 15m trở lên) có diện tích 3,62ha.

2) Khu dân cư 2 - ký hiệu K2 có tổng diện tích 19,60ha, gồm:
- Đất công cộng dịch vụ cấp đơn vị ở - « đất ký hiệu K2-CC1 có diện tích 0,45ha, là đất xây dựng công trình chợ, trạm y tế;

- Đất trường học, nhà trẻ, gồm: ¤ đất ký hiệu K2-CC2 có diện tích 1,11ha, là đất xây dựng trường tiểu học, trung học cơ sở; ¤ đất ký hiệu K2-CC3 có diện tích 0,63ha, là đất nhà trẻ;

- Đất ở hiện có cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch, gồm: ¤ đất ký hiệu K2-DC1 có diện tích 2,82ha; ¤ đất ký hiệu K2-DC2 có diện tích 2,53ha; ¤ đất ký hiệu K2-DC3 có diện tích 3,49ha; ¤ đất ký hiệu K2-DC4 có diện tích 2,89ha;

- Đất cây xanh vườn dạo cấp đơn vị ở - « đất ký hiệu K2-CX có diện tích 1,33ha;

- Đất bãi đỗ xe - « đất ký hiệu  K2-P có diện tích 0,23ha;

- Đất giao thông ngoài ô đất (đường rộng từ 15m trở lên) có diện tích 4,12ha.

3) Khu dân cư 3 -ký hiệu K3 có diện tích 19,62ha, gồm: 

- Đất công trình công cộng dịch vụ cấp đơn vị ở- ô đất ký hiệu K3-CC1 có diện tích 0,31ha, là đất xây dựng UBND xã ( UBND phường trong tương lai);
- Đất xây dựng trường phổ thông trung học- ô đất ký hiệu K3-CC2 có diện tích 1,94ha;

- Đất ở hiện có cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch, gồm: ¤ đất ký hiệu K3-DC1 có diện tích 4,65ha; ¤ đất ký hiệu K3-DC2 có diện tích 3,61ha; ¤ đất ký hiệu K3-DC3 có diện tích 2,83ha; ¤ đất ký hiệu K3-DC4 có diện tích 1,46ha;

Tổng số dân cư dự kiến trong cả 3 khu vực dân cư khoảng 8,45 ngàn người. 

- Đất cây xanh vườn dạo cấp đơn vị ở - « đất ký hiệu K3-CX có diện tích 1,77ha;

- Đất giao thông ngoài ô đất ( đường rộng từ 15m trở lên) có diện tích 2,86ha.

4.3.11 Hạ tầng kỹ thuật

Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị có tổng diện tích 14,97ha, gồm: 
1) Trạm xử lý nước thải - « đất ký hiệu HTKT1 có diện tích 4,40ha;

2) Trạm xử lý nước thải và trạm đốt rác - « đất ký hiệu HTKT 2 có diện tích 7,17ha;

3) Trạm biến thế 110/22KV - « đất ký hiệu HTKT3 có diện tích 0,41ha;

4) Nhà máy nước - « đất ký hiệu HTKT4 có diện tích 2,99ha.

4.3.12  Đất giao thông

Đất xây dựng bến xe khách liên tỉnh và đất giao thông chính đô thị có tổng diện tích 99,18ha, gồm: Đất bến xe khách liên tỉnh kết hợp trạm xăng có diện tích 4,37ha và đất các trục giao thông chính đô thị có diện tích 94,81ha.

Toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của đồ án được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khu vực dự án

	TT
	Ký hiệu

« đất
	Chức năng sử dụng
	Diện tích 

(ha)
	M§

XD (%)
	Số tầng TB (tầng)
	HS

SD đất (lần)
	Diện tích  sàn (m2)
	Ng­​êi

(ngàn người)

	1
	Khu  A
	Khu trung tâm 
	189,79
	14,11
	12,7
	1,79
	3389213
	19,81

	1.1
	A-CC1
	Công trình hành chính cấp đô thị
	2,19
	40
	5
	2,00
	43800
	 

	1.2
	A-CC2
	Công trình công cộng dịch vụ cấp đô thị
	1,80
	40
	5
	2,00
	36000
	 

	1.3
	A-CC3
	Công trình công cộng dịch vụ cấp đô thị
	2,49
	40
	5
	2,00
	49800
	 

	1.4
	A-CC4
	Công trình công cộng dịch vụ cấp đơn vị ở – UB, trạm xá
	0,83
	40
	5
	2,00
	16600
	 

	1.5
	A-CC5
	Tr​ường THPT và sân luyện tập thể thao
	2,16
	25
	3
	0,75
	16200
	 

	1.6
	A-CC6
	Tr​ường TH, THCS và nhà trẻ
	3,54
	25
	3
	0,75
	26550
	 

	 
	 
	Tr​­êng TH
	1,77
	25
	3
	0,75
	13275
	 

	 
	 
	Tr­​êng THCS
	1,00
	25
	3
	0,75
	7500
	 

	 
	 
	Nhà trẻ
	0,77
	25
	3
	0,75
	5775
	 

	1.7
	A-CC7
	Trung tâm triển lãm, hội chợ
	27,82
	22,6
	2,8
	0,63
	174228
	 

	 
	 
	Đất xây dựng công trình
	5,56
	20
	3
	0,60
	166920
	

	 
	 
	Mặt nư​ớc
	7,64
	
	
	
	
	

	 
	 
	Quảng tr​ường, cây xanh
	14,62
	5
	1
	0,05
	7308
	 

	1.8
	A-HH1
	Đất XD công trình sử dụng hỗn hợp văn phòng, TM
	6,36
	30
	25
	7,50
	477000
	 

	1.9
	A-HH2
	Đất XD công trình SDHH văn phòng, TM, ở
	4,53
	30
	20
	6,00
	271800
	2,47

	1.10
	A-HH3
	Đất XD công trình SDHH văn phòng, TM, ở
	7,10
	30
	20
	6,00
	426000
	3,87

	1.11
	A-HH4
	Đất XD công trình SDHH văn phòng, TM, ở
	7,37
	30
	18
	5,40
	397980
	3,62

	1.12
	A-HH5
	Đất XD công trình SDHH văn phòng, TM, ở
	5,59
	30
	18
	5,40
	301860
	2,74

	1.13
	A-HH6
	Đất XD công trình SDHH văn phòng, TM, ở
	5,32
	30
	20
	6,00
	319200
	2,90

	1.14
	A-HH7
	Đất XD công trình SDHH văn phòng, TM, ở
	4,53
	30
	20
	6,00
	271800
	2,47

	1.15
	A-HH8
	Đất XD công trình SDHH văn phòng, TM, ở
	4,24
	30
	15
	4,50
	190800
	1,73

	1.16
	A-HH9
	Đất XD công trình SDHH văn phòng, TM
	2,53
	30
	20
	6,00
	151800
	 

	1.17
	A-HH10
	Đất XD công trình SDHH văn phòng, TM
	2,37
	30
	15
	4,50
	106650
	 

	1.18
	A-HH11
	Đất XD công trình SDHH văn phòng, TM
	2,37
	30
	15
	4,50
	106650
	 

	1.19
	A-CX1
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	16,40
	2,1
	1
	0,02
	3400
	0,00

	 
	 
	Đất cây xanh công viên
	6,80
	5
	1
	0,05
	3400
	 

	 
	 
	Đất mặt n​ước
	9,60
	
	
	
	
	 

	1.20
	A-CX2
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	2,19
	5
	1
	0,05
	1095
	 

	1.21
	A-CL
	Đất cây xanh cách ly
	19,84
	 
	 
	 
	 
	 

	1.22
	A-P1
	Bãi đỗ xe
	1,48
	 
	 
	 
	 
	 

	1.23
	A-P2
	Bãi đỗ xe
	1,02
	 
	 
	 
	 
	 

	1.24
	A-GT
	GT ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	55,72
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khu B
	Khu tr​ường đua ngựa
	231,04
	4,84
	1,1
	0,06
	127960
	0,32

	2.1
	B-§N1
	Khu đất xâydựng tr​ường đua ngựa
	68,61
	4,76
	1
	0,05
	32645
	0

	 
	 
	Đất xây dựng tr​ường đua ngựa
	65,29
	5
	1
	0,05
	32645
	 

	 
	 
	Đất mặt n​ước
	3,32
	
	
	
	
	 

	2.2
	B-§N2
	Khu đất xây dựng chuồng nuôi và huấn luyện ngựa
	26,78
	5
	1
	0,05
	13390
	 

	 
	 
	Đất xây dựng chuồng nuôi ngựa
	2,20
	10
	1
	0,10
	2200
	 

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	24,58
	
	
	
	
	 

	2.3
	B-CX1
	Đất cây xanh sinh thái
	48,03
	5
	1
	0,05
	24015
	 

	2.4
	B-CX2
	Đất cây xanh sinh thái
	12,72
	4,13
	1
	0,04
	5255
	0

	 
	 
	Đất cây xanh
	10,51
	5
	1
	0,05
	5255
	 

	 
	 
	Mặt n​ước
	2,21
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	B-CX3
	Đất cây xanh sinh thái kết hợp nghỉ đ​ưỡng
	49,40
	7,00
	1,5
	0,10
	50655
	0,32

	 
	 
	Đất biệt thự
	8,03
	20
	2
	0,40
	32120
	0,32

	 
	 
	Đất cây xanh
	37,07
	5
	1
	0,05
	18535
	

	 
	 
	Đất mặt n​ước
	4,30
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	B.CC
	Đất công trình công cộng dịch vụ
	0,50
	40
	1
	0,40
	2000
	 

	2.7
	B-P
	Bãi đỗ xe
	6,03
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	B-GT
	GT ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	18,97
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Khu C
	Khu phức hợp thể thao
	65,71
	12,35
	1,0
	0,12
	81165
	 

	3.1
	C-TT1
	Khu xây dựng công trình thể thao
	39,29
	20
	1
	0,20
	78580
	 

	3.2
	C-TT2
	Khu cây xanh kết hợp sân thể thao  (tennis) ngoài trời
	10,44
	2,5
	1
	0,02
	2585
	0

	 
	 
	Đất cây xanh kết hợp sân thể thao
	5,17
	5
	1
	0,05
	2585
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	5,27
	
	
	
	
	

	3.3
	C-P
	Bãi đỗ xe
	2,57
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	C-GT
	GT ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	13,41
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Khu D
	Công viên vui chơi giảI trí         
	153,58
	4,40
	1,0
	0,05
	70850
	 

	4.1
	D-1
	Khu vực cổng ra vào
	1,63
	20
	2
	0,40
	6520
	 

	4.2
	D-2
	Khu vực trung tâm 
	30,71
	5
	1
	0,05
	15355
	 

	4.3
	D-3
	Khu vực vui chơi gắn với mặt nước
	23,93
	1,2
	1
	0,01
	2840
	0

	 
	 
	Khu vực công viên n​ước
	5,68
	5
	1
	0,05
	2840
	 

	 
	 
	Mặt n​ước
	18,25
	
	
	
	
	 

	4.4
	D-4
	Khu CV vui chơi giải trí (CV truyền thuyết; CV cảm giác mạnh; CV nhân vật phim hoạt hình...)
	92,27
	5
	1
	0,05
	46135
	 

	4.5
	D-P
	Bãi đỗ xe
	2,21
	 
	 
	 
	 
	 

	4.7
	D-GT
	GT ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	2,83
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Khu E
	Công viên động vật bán hoang dã- rừng sinh thái
	232,53
	4,14
	1,5
	0,06
	143622
	 

	5.1
	E-1
	Khu vực cổng ra vào
	0,61
	20
	2
	0,40
	2440
	 

	5.2
	E-2
	Khu vực vư​ờn ​ươm
	12,74
	20
	2
	0,40
	50960
	 

	5.3
	E-3
	Khu vực ĐV n​ước, bò sát, l​ưỡng c​ư, chim n​ước, thuỷ cung
	15,11
	4,8
	1
	0,14
	21870
	0

	 
	 
	Đất cây xanh, đảo, công trình thủy cung
	7,29
	10
	3
	0,30
	21870
	

	 
	 
	Mặt nư​ớc
	7,82
	
	
	
	
	

	5.4
	E-4
	Khu vực v​ườn b​ướm
	2,69
	3
	1
	0,03
	807
	 

	5.5
	E-5
	Khu vực nuôi chim ăn thịt
	9,64
	3
	1
	0,03
	2892
	 

	5.6
	E-6
	Khu vực nuôi thú dữ ăn thịt
	35,76
	3
	1
	0,03
	10728
	 

	5.7
	E-7
	Khu vực nuôi thú móng guốc - rừng sinh thái
	76,72
	3
	1
	0,03
	23016
	 

	5.8
	E-8
	Khu vực nuôi linh tr​ưởng - rừng sinh thái
	72,43
	3
	1
	0,03
	21729
	 

	5.9
	E-HC
	Khu vực hậu cần, hành chính, nghiên cứu
	1,53
	20
	3
	0,60
	9180
	 

	5.10
	E-P
	Bãi đỗ xe
	0,29
	 
	 
	 
	 
	 

	5.11
	E-GT
	GT ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	5,01
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Khu F
	Khu  khách sạn và vui chơi có th​ưởng
	116,77
	14,02
	8,4
	1,18
	1374215
	 

	6.1
	Khu F1
	Khu  khách sạn và vui chơi có th​ưởng 1
	63,50
	11,87
	12,9
	1,53
	972480
	 

	6.1.1
	F1-CC1
	Khách sạn và khu vui chơi có thưởng
	6,14
	30
	15
	4,50
	276300
	 

	6.1.2
	F1-CC2
	Khách sạn và khu vui chơi có thưởng
	6,06
	30
	15
	4,50
	272700
	 

	6.1.3
	F1-CC3
	Khách sạn và khu vui chơi có thưởng
	9,16
	30
	15
	4,50
	412200
	 

	6.1.4
	F1-CX1
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	7,91
	3,5
	1
	0,04
	2770
	0

	 
	 
	Đất cây xanh công viên
	5,54
	5
	1
	0,05
	2770
	

	 
	 
	Đất mặt n​ước
	2,37
	
	
	
	
	

	6.1.5
	F1-CX2
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	7,87
	3,3
	1
	0,03
	2600
	0

	 
	 
	Đất cây xanh công viên
	5,20
	5
	1
	0,05
	2600
	

	 
	 
	Đất mặt n​ước
	2,67
	
	
	
	
	

	6.1.6
	F1-CX3
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	11,82
	5
	1
	0,05
	5910
	 

	6.1.7
	F1-CL
	Đất cây xanh cách ly
	3,97
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Đất cây xanh
	2,98
	
	
	
	
	

	 
	 
	Đất mặt nư​ớc
	0,99
	
	
	
	
	

	6.1.8
	F1-P
	Bãi đỗ xe
	1,01
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.9
	F1-GT
	GT ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	9,56
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Khu F2
	Khu khách sạn và vui chơi có th​ưởng 2
	53,27
	17
	4,5
	0,75
	401735
	 

	6.2.1
	F2-CC1
	Khách sạn và khu vui chơi có thưởng
	4,27
	30
	5
	1,50
	64050
	 

	6.2.2
	F2-CC2
	Khách sạn và khu vui chơi có thưởng
	3,21
	30
	5
	1,50
	48150
	 

	6.2.3
	F2-CC3
	Khách sạn và khu vui chơi có thưởng
	5,29
	30
	5
	1,50
	79350
	 

	6.2.4
	F2-CC4
	Khách sạn và khu vui chơi có thưởng
	5,20
	30
	5
	1,50
	78000
	 

	6.2.5
	F2-CC5
	Khách sạn và khu vui chơi có thưởng
	3,88
	30
	5
	1,50
	58200
	 

	6.2.6
	F2-CC6
	Khách sạn và khu vui chơi có thưởng
	4,27
	30
	5
	1,50
	64050
	 

	6.2.7
	F2-CX
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	19,87
	5
	1
	0,05
	9935
	 

	6.2.8
	F2-P
	Bãi đỗ xe
	0,65
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.9
	F2-GT
	GT ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	6,63
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Khu  G
	Khu sân gôn 36 lỗ
	171,65
	0,47
	2,0
	0,01
	16140
	0,00

	7.1
	G-CC
	Câu lạc bộ sân gôn
	2,69
	30
	2
	0,60
	16140
	 

	7.2
	G-1
	Sân gôn 18 lỗ
	72,66
	0,0
	 
	0,00
	0
	0

	 
	 
	Khu vực sân gôn
	69,11
	
	
	
	
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	3,55
	
	
	
	
	

	7.3
	G-2
	Sân gôn 18 lỗ
	95,30
	0,0
	 
	0,00
	0
	0

	 
	 
	Khu vực sân gôn
	69,99
	
	
	
	
	

	 
	 
	Mặt nư​ớc
	25,31
	
	
	
	
	

	7.4
	G-P
	Bãi đỗ xe
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Khu H
	Khu du lịch nghỉ d­​ìng
	500,44
	7
	2,0
	0,14
	719530
	5,96

	8.1
	Khu H1
	Khu du lịch nghỉ đ​ưỡng tại phía Đông
	182,56
	8
	2,0
	0,17
	304530
	2,19

	8.1.1
	H1-CC1
	Đất công cộng dịch vụ –  TT thương mại
	1,38
	30
	2
	0,60
	8280
	 

	8.1.2
	H1-CC2
	Trư​ờng TH, nhà trẻ
	1,90
	25
	3
	0,75
	14250
	 

	 
	 
	Tr​­êng TH
	1,19
	25
	3
	0,75
	8925
	 

	 
	 
	Nhà trẻ
	0,71
	25
	3
	0,75
	5325
	 

	8.1.3
	H1-CC3
	Đất công cộng dịch vụ, nghỉ ngơi giải trí
	5,15
	30
	2
	0,60
	30900
	 

	7.1.4
	H1-CC4
	Đất công cộng dịch vụ, nghỉ ngơi giải trí
	6,82
	30
	2
	0,60
	40920
	 

	7.1.5
	H1-BT1
	Đất biệt thự
	42,94
	6,9
	2
	0,14
	59550
	0,60

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự
	11,91
	25
	2
	0,50
	59550
	0,60

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	10,3
	
	
	
	
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	20,73
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1.6
	H1-BT2
	Đất biệt thự
	31,50
	7,6
	2
	0,15
	47700
	0,48

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự
	9,54
	25
	2
	0,50
	47700
	0,48

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	19,87
	
	
	
	
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	2,09
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1.7
	H1-BT3
	Đất biệt thự
	13,60
	15,1
	2
	0,30
	41000
	0,41

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự
	8,20
	25
	2
	0,50
	41000
	0,41

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	5,40
	
	
	
	
	

	8.1.8
	H1-BT4
	Đất biệt thự
	13,73
	18,2
	2
	0,36
	50050
	0,60

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự
	10,01
	25
	2
	0,50
	50050
	0,50

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	3,72
	
	
	
	
	

	8.1.9
	H1-BT5
	Đất biệt thự
	6,50
	7,8
	2
	0,16
	10150
	0,10

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự
	2,03
	25
	2
	0,50
	10150
	0,10

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	4,47
	
	
	
	
	

	8.1.10
	H1-CX1
	Đất cây xanh sinh thái
	8,81
	2,0
	1
	0,02
	1730
	0

	 
	 
	Đất cây xanh
	3,46
	5
	1
	0,05
	1730
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	5,35
	
	
	
	
	

	8.1.11
	H1-CL1
	Đất cây xanh cách ly
	9,31
	0,0
	 
	0,00
	0
	0

	 
	 
	Đất cây xanh
	8,57
	
	
	
	
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	0,74
	
	
	
	
	

	8.1.12
	H1-CL2
	Đất cây xanh cách ly
	5,04
	0,0
	 
	0,00
	0
	0

	 
	 
	Đất cây xanh
	3,53
	
	
	
	
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	1,51
	
	
	
	
	

	8.1.13
	H1-CL3
	Đất cây xanh cách ly
	15,71
	0,0
	 
	0,00
	0
	0

	 
	 
	Đất cây xanh
	14,62
	
	
	
	
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	1,09
	
	
	
	
	

	8.1.14
	H1-P
	Bãi đỗ xe
	1,16
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1.15
	H1-GT
	GT ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	19,01
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2
	Khu H2
	Khu du lịch nghỉ dư​ỡng tại phía Bắc
	153,57
	12
	1,9
	0,23
	346970
	3,18

	8.2.1
	H2-CC1
	Bệnh viện điều dư​ỡng
	4,12
	20
	1
	0,20
	8240
	 

	8.2.2
	H2-CC2
	Công cộng dịch vụ – TT thương mại
	2,86
	15,6
	1
	0,16
	4475
	 

	 
	 
	Đất công cộng dịch vụ
	2,03
	20
	1
	0,20
	4060
	

	 
	 
	Cây xanh sinh thái
	0,83
	5
	1
	0,05
	415
	

	8.2.3
	H2-CC3
	Tr​ường TH, nhà trẻ
	1,97
	25
	3
	0,75
	14775
	 

	 
	 
	Tr­​êng TH
	1,49
	25
	3
	0,75
	11175
	

	 
	 
	Nhà trẻ
	0,48
	25
	3
	0,75
	3600
	

	8.2.4
	H2-CC4
	Công cộng dịch vụ – chợ
	0,99
	20
	1
	0,20
	1980
	 

	8.2.5
	H2-BT1
	Đất biệt thự
	7,70
	8,2
	2
	0,16
	12650
	0,13

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự
	2,53
	25
	2
	0,50
	12650
	0,13

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	5,17
	
	
	
	
	

	8.2.6
	H2-BT2
	Đất biệt thự
	27,51
	12,1
	2
	0,24
	66300
	0,66

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự
	13,26
	25
	2
	0,50
	66300
	0,66

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	11,09
	
	
	
	
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	3,16
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.7
	H2-BT3
	Đất biệt thự
	23,24
	10,2
	2
	0,20
	47250
	0,47

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự
	9,45
	25
	2
	0,50
	47250
	0,47

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	6,35
	
	
	
	
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	7,44
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.8
	H2-BT4
	Đất biệt thự
	23,73
	15,9
	2
	0,32
	75250
	0,75

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự
	15,05
	25
	2
	0,50
	75250
	0,75

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	6,44
	
	
	
	
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	2,24
	
	
	
	
	

	8.2.9
	H2-BT5
	Đất biệt thự
	28,53
	12,8
	2
	0,26
	72900
	0,73

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự
	14,58
	25
	2
	0,50
	72900
	0,73

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	8,43
	
	
	
	
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	5,52
	
	
	
	
	

	8.2.10
	H2-BT6
	Đất biệt thự
	15,81
	13,6
	2
	0,27
	43150
	0,43

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự
	8,63
	25
	2
	0,50
	43150
	0,43

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	7,18
	
	
	
	
	

	8.2.11
	H2-CX
	Đất cây xanh sinh thái, cách ly
	3,41
	 
	 
	 
	0
	 

	 
	 
	Đất cây xanh
	8,63
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mặt n​ước
	0,38
	
	 
	 
	 
	 

	8.2.12
	H2-P
	Bãi đỗ xe
	0,65
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.13
	H2-GT
	GT ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	13,05
	 
	 
	 
	 
	 

	8.3
	Khu H3
	Khu du lịch nghỉ d­​ìng tại phía Tây Nam
	164,31
	2
	2,2
	0,04
	68030
	0,60

	8.3.1
	H3-CC
	Đất công cộng dịch vụ – chợ
	1,66
	30
	3
	0,90
	14940
	 

	8.3.2
	H3-BT1
	Đất biệt thự
	45,81
	0,6
	2
	0,01
	5220
	0,01

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự
	5,22
	5
	2
	0,10
	5220
	0,01

	 
	 
	Cây xanh
	37,02
	
	
	
	
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	3,57
	
	
	
	
	

	8.3.3
	H3-BT2
	Đất biệt thự
	50,74
	0,3
	2
	0,01
	3250
	0,003

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự
	3,25
	5
	2
	0,10
	3250
	0,003

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	30,85
	
	
	
	
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	16,64
	
	
	
	
	

	8.3.4
	H3-BT3
	Đất biệt thự
	51,18
	0,3
	2
	0,01
	3180
	0,003

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự
	3,18
	5
	2
	0,10
	3180
	0,003

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	26,64
	
	
	
	
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	21,36
	
	
	
	
	

	8.3.5
	H3-BT4
	Đất biệt thự 
	2,66
	40
	2
	0,80
	21280
	0,30

	8.3.6
	H3-BT5
	Đất biệt thự 
	2,52
	40
	2
	0,80
	20160
	0,29

	8.3.7
	H3-CX
	Đất cây xanh sinh thái
	1,96
	0,0
	 
	0,00
	0
	0

	 
	 
	Cây xanh
	1,40
	
	
	
	
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	0,56
	
	
	
	
	

	8.3.8
	H3-P
	Bãi đỗ xe
	0,22
	 
	 
	 
	 
	 

	8.3.9
	H3-GT
	GT ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	7,56
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Khu I
	Khu vực XD biệt thự cao cấp
	230,80
	17
	2,0
	0,35
	801755
	10,65

	9.1
	Khu I1
	Khu vực XD biệt thự cao cấp 1
	121,92
	15
	2,0
	0,29
	351560
	4,53

	9.1.1
	I1-CC1
	Công cộng dịch vụ cấp đơn vị ở – UB, trạm xá, chợ
	3,40
	20
	1
	0,20
	6800
	 

	9.1.2
	I1-CC2
	Tr​­êng TH
	1,51
	25
	3
	0,75
	11325
	 

	9.1.3
	I1-CC3
	Tr​ường THCS, nhà trẻ
	1,62
	25
	3
	0,75
	12150
	 

	 
	 
	Tr​­êng THCS
	1,02
	25
	3
	0,75
	7650
	

	 
	 
	Nhà trẻ
	0,60
	25
	3
	0,75
	4500
	

	9.1.4
	I1-BT1
	Đất biệt thự
	1,85
	30
	2
	0,60
	11100
	0,16

	9.1.5
	I1-BT2
	Đất biệt thự
	2,02
	30
	2
	0,60
	12120
	0,17

	9.1.6
	I1-BT3
	Đất biệt thự
	2,26
	30
	2
	0,60
	13560
	0,19

	9.1.7
	I1-BT4
	Đất biệt thự
	2,22
	30
	2
	0,60
	13320
	0,19

	9.1.8
	I1-BT5
	Đất biệt thự
	0,24
	30
	2
	0,60
	1440
	0,02

	9.1.9
	I1-BT6
	Đất biệt thự
	0,49
	30
	2
	0,60
	2940
	0,04

	9.1.10
	I1-BT7
	Đất biệt thự
	2,01
	30
	2
	0,60
	12060
	0,17

	9.1.11
	I1-BT8
	Đất biệt thự
	2,05
	30
	2
	0,60
	12300
	0,18

	9.1.12
	I1-BT9
	Đất biệt thự
	2,60
	30
	2
	0,60
	15600
	0,22

	9.1.13
	I1-BT10
	Đất biệt thự
	2,65
	30
	2
	0,60
	15900
	0,23

	9.1.14
	I1-BT11
	Đất biệt thự
	0,62
	30
	2
	0,60
	3720
	0,05

	9.1.15
	I1-BT12
	Đất biệt thự
	6,92
	24,9
	2
	0,50
	34500
	0,49

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự 
	5,77
	30
	2
	0,60
	34500
	0,49

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	1,17
	
	
	
	
	

	9.1.16
	I1-BT13
	Đất biệt thự
	7,51
	30
	2
	0,60
	45060
	0,64

	9.1.17
	I1-BT14
	Đất biệt thự
	4,07
	24,6
	2
	0,49
	20040
	0,29

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự 
	3,34
	30
	2
	0,60
	20040
	0,29

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	0,73
	
	
	
	
	

	9.1.18
	I1-BT15
	Đất biệt thự
	8,22
	27,1
	2
	0,54
	44580
	0,64

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự 
	7,43
	30
	2
	0,60
	44580
	0,64

	 
	 
	Đất cây xanh
	0,79
	
	
	
	
	

	9.1.19
	I1-BT16
	Đất biệt thự
	8,47
	20
	2
	0,40
	33880
	0,48

	9.1.20
	I1-BT17
	Đất biệt thự
	8,47
	14,9
	2
	0,30
	25260
	0,36

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự 
	4,21
	30
	2
	0,60
	25260
	0,36

	 
	 
	Đất cây xanh
	2,92
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mặt n​ước
	1,34
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.21
	I1.CX1
	Đất cây xanh cấp đơn vị ở
	4,16
	3,2
	1
	0,03
	1330
	0

	 
	 
	Đất cây xanh công viên, v​ờn dạo
	2,66
	5
	1
	0,05
	1330
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	1,50
	
	
	
	
	

	9.1.22
	I1-CX2
	Đất cây xanh cấp đơn vị ở
	3,15
	1,0
	1
	0,01
	310
	0

	 
	 
	Đất cây xanh công viên, v​ườn dạo
	0,62
	5
	1
	0,05
	310
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	2,53
	
	
	
	
	

	9.1.23
	I1-CX3
	Đất cây xanh cấp đơn vị ở
	1,63
	2,1
	1
	0,02
	345
	0

	 
	 
	Đất cây xanh công viên, v​ườn dạo
	0,69
	5
	1
	0,05
	345
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	0,94
	
	
	
	
	

	9.1.24
	I1-CX4
	Đất cây xanh cấp đơn vị ở
	1,37
	2,5
	1
	0,02
	340
	0

	 
	 
	Đất cây xanh công viên, v​ườn dạo
	0,68
	5
	1
	0,05
	340
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	0,69
	
	
	
	
	

	9.1.25
	I1-CX5
	Đất cây xanh cấp đơn vị ở
	4,26
	3,7
	1
	0,04
	1580
	0

	 
	 
	Đất cây xanh công viên, v​ườn dạo
	3,16
	5
	1
	0,05
	1580
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	1,10
	
	
	
	
	

	9.1.26
	I1-CL1
	Đất cây xanh cách ly
	12,35
	0,0
	 
	0,00
	0
	0

	 
	 
	Đất cây xanh
	9,52
	
	
	
	
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	2,83
	
	
	
	
	

	9.1.27
	I1-P
	Bãi đỗ xe, Trạm cứu hoả, trạm xăng
	3,78
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.28
	I1-GT
	GT ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	22,02
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2
	Khu I2
	Khu vực XD biệt thự cao cấp 2
	108,88
	21
	2,0
	0,41
	450195
	6,12

	9.2.1
	I2.CC1
	Đất công cộng dịch vụ cấp đơn vị ở – TT thương mại
	1,70
	20
	1
	0,20
	3400
	 

	9.2.2
	I2.CC2
	Tr​ường TH, nhà trẻ
	2,11
	25
	3
	0,75
	15825
	 

	 
	 
	Tr​­êng TH
	1,44
	25
	3
	0,75
	10800
	

	 
	 
	Nhà trẻ
	0,67
	25
	3
	0,75
	5025
	

	9.2.3
	I2-BT1
	Đất biệt thự, nhà vư​ờn
	14,44
	30
	2
	0,60
	86640
	1,24

	9.2.4
	I2-BT2
	Đất biệt thự, nhà vư​ờn
	13,75
	30
	2
	0,60
	82500
	1,18

	9.2.5
	I2-BT3
	Đất biệt thự, nhà vư​ờn
	13,47
	30
	2
	0,60
	80820
	1,15

	9.2.6
	I2-BT4
	Đất biệt thự, nhà vư​ờn
	6,59
	25,5
	2
	0,51
	33660
	0,48

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự, nhà v​ườn
	5,61
	30
	2
	0,60
	33660
	0,48

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	0,98
	
	
	
	
	

	9.2.7
	I2-BT5
	Đất biệt thự, nhà v​ườn
	9,96
	30
	2
	0,60
	59760
	0,85

	9.2.8
	I2-BT6
	Đất biệt thự, nhà v​ườn
	7,47
	30
	2
	0,60
	44820
	0,64

	9.2.9
	I2-BT7
	Đất biệt thự, nhà v​ườn
	7,3
	13,2
	2
	0,26
	19260
	0,28

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự, nhà v​ườn
	3,21
	30
	2
	0,60
	19260
	0,28

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	4,09
	
	
	
	
	

	9.2.10
	I2-BT8
	Đất biệt thự, nhà v​ờn
	8,44
	12,4
	2
	0,25
	20880
	0,30

	 
	 
	Đất xây dựng biệt thự, nhà v​ườn
	3,48
	30
	2
	0,60
	20880
	0,30

	 
	 
	Đất cây xanh sinh thái
	4,96
	
	
	
	
	

	9.2.11
	I2-CX
	Đất cây xanh cấp đơn vị ở
	13,88
	1,9
	1
	0,02
	2630
	0

	 
	 
	Đất cây xanh công viên, v​ườn dạo
	5,26
	5
	1
	0,05
	2630
	

	 
	 
	Mặt n​ước
	8,62
	
	
	
	
	

	9.2.12
	I2-P
	Bãi đỗ xe, trạm xăng
	0,81
	 
	 
	0,00
	0
	 

	9.2.13
	I2-GT
	GT ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	8,96
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Khu K
	Khu  dân cư​
	62,82
	26
	2,1
	1,61
	338400
	8,45

	10.1
	Khu K1
	Khu  dân cư​ 1
	23,60
	28
	2,0
	0,57
	134355
	3,59

	10.1.1
	K1-CC
	Đất trường học, nhà trẻ
	1,08
	25
	3
	0,75
	8100
	 

	 
	 
	Tr​­êng TH, THCS
	0,88
	25
	3
	0,75
	6600
	

	 
	 
	Nhà trẻ
	0,20
	25
	3
	0,75
	1500
	

	10.1.2
	K1-DC1
	Đất ở hiện có cải tạo chỉnh trang theo QH
	2,05
	35
	2
	0,70
	14350
	0,41

	10.1.3
	K1-DC2
	Đất ở hiện có cải tạo chỉnh trang theo QH
	2,95
	35
	2
	0,70
	20650
	0,59

	10.1.4
	K1-DC3
	Đất ở hiện có cải tạo chỉnh trang theo QH
	6,37
	35
	2
	0,70
	44590
	1,27

	10.1.5
	K1-DC4
	Đất ở hiện có cải tạo chỉnh trang theo QH
	3,05
	35
	2
	0,70
	21350
	0,61

	10.1.6
	K1-DC5
	Đất ở hiện có cải tạo chỉnh trang theo QH
	3,55
	35
	2
	0,70
	24850
	0,71

	10.1.7
	K1-CX
	Đất CX vư​ờn dạo  cấp đơn vị ở
	0,93
	5
	1
	0,05
	465
	 

	10.1.8
	K1- GT
	GT ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	3,62
	 
	 
	 
	 
	 

	10.2
	Khu  K2
	Khu  dân cư​ 2
	19,60
	24
	2,1
	0,51
	99425
	2,35

	10.2.1
	K2-CC1
	Công cộng dịch vụ – chợ, trạm y tế
	0,45
	40
	2
	0,80
	3600
	 

	10.2.2
	K2-CC2
	Tr­​êng TH, THCS
	1,11
	25
	3
	0,75
	8325
	 

	10.2.3
	K2-CC3
	Nhà trẻ
	0,63
	25
	3
	0,75
	4725
	 

	10.2.4
	K2-DC1
	Đất ở hiện có cải tạo chỉnh trang theo QH
	2,82
	35
	2
	0,70
	19740
	0,56

	10.2.5
	K2-DC2
	Đất ở hiện có cải tạo chỉnh trang theo QH
	2,53
	35
	2
	0,70
	17710
	0,51

	10.2.6
	K2-DC3
	Đất ở hiện có cải tạo chỉnh trang theo QH
	3,49
	35
	2
	0,70
	24430
	0,70

	10.2.7
	K2-DC4
	Đất ở hiện có cải tạo chỉnh trang theo QH
	2,89
	35
	2
	0,70
	20230
	0,58

	10.2.8
	K2-CX
	Đất CX v​ườn dạo  cấp đơn vị ở
	1,33
	5
	1
	0,05
	665
	 

	10.2.9
	K2-P
	Bãi đỗ xe
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 

	10.2.10
	K2- GT
	GT ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	4,12
	 
	 
	 
	 
	 

	10.3
	Khu  K3
	Khu  dân c​ư  3
	19,62
	26
	2,1
	0,53
	104620
	2,51

	10.3.1
	K3-CC1
	UBND xã 
	0,31
	40
	1
	0,40
	1240
	 

	10.3.2
	K3-CC2
	Tr​­êng THPT
	1,94
	25
	3
	0,75
	14550
	 

	10.3.3
	K3-DT
	Đất di tích - đài liệt sỹ
	0,19
	5
	1
	0,05
	95
	 

	10.3.4
	K3-DC1
	Đất ở hiện có cải tạo chỉnh trang theo QH
	4,65
	35
	2
	0,70
	32550
	0,93

	10.3.5
	K3-DC2
	Đất ở hiện có cải tạo chỉnh trang theo QH
	3,61
	35
	2
	0,70
	25270
	0,72

	10.3.6
	K3-DC3
	Đất ở hiện có cải tạo chỉnh trang theo QH
	2,83
	35
	2
	0,70
	19810
	0,57

	10.3.7
	K3-DC4
	Đất ở hiện có cải tạo chỉnh trang theo QH
	1,46
	35
	2
	0,70
	10220
	0,29

	10.3.8
	K3-CX
	Đất CX v​ườn dạo  cấp đơn vị ở
	1,77
	5
	1
	0,05
	885
	 

	10.3.9
	K3- GT
	GT ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	2,86
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	HTKT
	Đất công trình đầu mối HTKT đô thị
	14,97
	0
	0
	0
	0
	0

	11.1
	HTKT.1
	Trạm xử lý nư​ớc thải
	4,40
	 
	 
	 
	 
	 

	11.2
	HTKT.2
	Trạm xử lý n​ước thải và trạm đốt rác
	7,17
	 
	 
	 
	 
	 

	11.3
	HTKT.3
	Trạm biến thế 110/22KV
	0,41
	 
	 
	 
	 
	 

	11.4
	HTKT.4
	Nhà máy n​ước
	2,99
	
	
	
	 
	 

	12
	GT
	Bến xe khách và đất GT chính đô thị
	99,18
	0
	1,0
	0,00
	4370
	 

	 
	GT-BX
	Bến xe khách liên tỉnh kết hợp trạm xăng
	4,37
	10
	1
	0,10
	4370
	 

	 
	 
	Giao thông chính đô thị 
	94,81
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng cộng
	2069,28
	8,36
	4,1
	0,34
	7067220
	45,20


Tổng hợp cơ cấu sử dụng đất trong các khu chức năng
	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Ng​ười (ngàn người)
	Diện tích

mặt n­​íc (m2)
	Diện tích  cây xanh (m2)

	1
	Khu vực trung tâm – Khu A
	189,79
	100,0
	19,81
	17,24
	43,45

	1.1
	Khu vực xây dựng công trình dịch vụ đô thị
	40,83
	21,51
	 
	 
	 

	1.1.1
	Đất XD công trình hành chính và công cộng dịch vụ
	7,31
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Đất XD  công trình giáo dục: Tr​ường học, nhà trẻ
	5,70
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Đất XD công trình triển lãm, hội chợ
	27,82
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất xây dựng công trình
	5,56
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất cây xanh, mặt n​ước 
	22,26
	 
	 
	7,64
	14,62

	1.2
	Khu vực XD công trình sử dụng hỗn hợp
	52,31
	27,56
	 
	 
	 

	1.2.1
	Đất XD công trình sử dụng hỗn hợp văn phòng, thương mại
	13,63
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Đất XD công trình sử dụng hỗn hợp: Văn phòng, thương mại dịch vụ, ở
	38,68
	 
	19,81 
	 
	 

	1.3
	Khu cây xanh công viên, v​ườn hoa đô thị
	38,43
	20,25
	 
	9,60
	28,83

	1.4
	Bãi đỗ xe và giao thông ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	58,22
	30,68
	 
	 
	 

	2
	Khu trư​ờng đua ngựa – Khu B
	231,04
	100,0
	0,32
	9,83
	120,19

	2.1
	Đất công trình công cộng dịch vụ
	0,50
	0,22
	 
	 
	 

	2.2
	Khu vực XD tr​ường đua và khu huấn luyện ngựa
	95,39
	41,29
	 
	3,32
	24,58

	2.3
	Khu nghỉ d​ưỡng sinh thái
	49,40
	21,38
	0,32
	4,30
	37,07

	2.4
	Khu CX sinh thái
	60,75
	26,29
	 
	2,21
	58,54

	2.5
	Bãi đỗ xe và giao thông ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	25,00
	10,82
	 
	 
	 

	3
	Khu phức hợp thể thao – Khu C
	65,71
	100,0
	 
	5,27
	5,17

	3.1
	Khu vực xây dựng công trình thể thao
	39,29
	59,8
	 
	 
	 

	3.2
	Khu vực cây xanh kết hợp sân thể thao
	10,44
	15,9
	 
	5,27
	5,17

	3.3
	Bãi đỗ xe và giao thông ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	15,98
	24,3
	 
	 
	 

	4
	CV vui chơi giải trí - Khu D
	153,58
	100,0
	 
	18,25
	97,95

	4.1
	Khu vực tiếp đón
	1,63
	1,06
	 
	 
	 

	4.2
	Khu vực trung tâm
	30,71
	20,00
	 
	 
	 

	4..3
	Khu vực công viên vui chơi giải trí
	116,20
	75,66
	 
	 
	 

	4.3.1
	Công viên n​ước
	23,93
	 
	 
	18,25
	5,68

	4.3.2
	CV giải trí khác (CVtruyền thuyết, CV cảm giác mạnh...)
	92,27
	 
	 
	 
	92,27

	4.4
	Bãi đỗ xe và giao thông ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	5,04
	3,28
	 
	 
	 

	5
	Công viên động vật bán hoang dã -Khu E
	232,53
	100,00
	 
	7,82
	217,27

	5.1
	Khu vực tiếp đón
	0,61
	0,26
	 
	 
	 

	5.2
	Khu vực CV nuôi  động vật và thăm quan
	212,35
	91,32
	 
	 
	 

	5.2.1
	Khu vực động vật nư​ớc, bò sát, l​ưỡng cư​, chim n​ước, thuỷ cung
	15,11
	 
	 
	7,82
	7,29

	5.2.2
	Kh vực nuôi bướm
	2,69
	 
	 
	 
	2,69

	5.2.3
	Khu vực nuôi chim ăn thịt
	9,64
	 
	 
	 
	9,64

	5.2.4
	Khu vực nuôi thú dữ ăn thịt
	35,76
	 
	 
	 
	35,76

	5.2.5
	Khu vực nuôi thú móng guốc - rừng sinh thái
	76,72
	 
	 
	 
	76,72

	5.2.6
	Khu vực nuôi linh tr​ởng - rừng sinh thái
	72,43
	 
	 
	 
	72,43

	5.3
	Khu vực v​ườn ư​ơm
	12,74
	5,48
	 
	 
	12,74

	5.4
	Khu vực hậu cần, nghiên cứu
	1,53
	0,66
	 
	 
	 

	5.5
	Bãi đỗ xe và giao thông ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	5,30
	2,28
	 
	 
	 

	6
	Khu khách sạn và vui chơi có th​ưởng -Khu F 
	116,77
	100,0
	 
	6,03
	45,41

	6.1
	Khu vực xây dựng khách sạn và vui chơi có th​ưởng
	47,48
	40,66
	 
	 
	 

	6.2
	Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị
	47,47
	40,65
	 
	5,04
	42,43

	6.3
	Đất cây xanh cách ly
	3,97
	3,40
	 
	0,99
	2,98

	6.4
	Bãi đỗ xe và giao thông ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	17,85
	15,29
	 
	 
	 

	7
	Khu vực sân gôn 36 lỗ - Khu G
	171,65
	100,00
	 
	28,86
	139,10

	7.1
	Khu vực câu lạc bộ g«n
	2,69
	1,57
	 
	 
	 

	7.2
	Khu vực sân gôn 36 lỗ 
	167,96
	97,85
	 
	28,86
	139,10

	7.3
	Bãi đỗ xe 
	1,00
	0,58
	 
	 
	 

	8
	Khu du lịch nghỉ d​ưỡng- Khu H
	500,44
	100,0
	5,96
	82,75
	183,76

	8.1
	Khu vực các công trình dịch vụ công cộng
	22,98
	4,59
	 
	 
	0,83

	8.2
	Đất xây dựng tr​ường học, nhà trẻ
	3,87
	0,77
	 
	 
	 

	8.3
	Khu vực xây dựng biệt thự nghỉ d​ưỡng  
	387,70
	77,47
	 
	 
	 

	 
	Đất xây dựng biệt thự 
	122,02
	 
	5,96
	 
	 

	 
	Đất cây xanh, mặt n​ước 
	265,68
	 
	 
	82,75
	182,93

	8.4
	Đất cây xanh sinh thái, cách ly
	44,24
	8,84
	 
	 
	 

	8.5
	Bãi đỗ xe và giao thông ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	41,65
	8,32
	 
	 
	 

	9
	Khu biệt thự cao cấp - Khu I
	230,80
	100,00
	10,65
	19,55
	38,23

	9.1
	Khu vực XD công trình dịch vụ cấp đơn vị ở
	10,34
	4,48
	 
	 
	 

	 
	Đất XD công trình hành chính và công cộng dịch vụ
	5,10
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất xây dựng tr​ường học, nhà trẻ
	5,24
	 
	 
	 
	 

	9.1..2
	Khu vực xây dựng biệt thự 
	144,09
	62,43
	 
	 
	 

	 
	Đất xây dựng biệt thự 
	127,11
	 
	10,65
	 
	 

	 
	Đất cây xanh, mặt n​ước 
	16,98
	 
	 
	1,34
	15,64

	9.1..3
	Khu vực CX công viên, sinh tháI, cách ly
	40,80
	17,68
	 
	18,21
	22,59

	9.1..4
	Bãi đỗ xe và giao thông ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	35,57
	15,41
	 
	 
	 

	10
	Khu dân c​ư- Khu K
	62,82
	100,0
	8,45
	0,00
	6,42

	10.1
	Khu vực xây dựng công trình dịch vụ cấp đơn vị ở
	5,52
	8,79
	 
	 
	 

	 
	Đất XD công trình hành chính và công cộng dịch vụ
	0,76
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất xây dựng tr​ường học, nhà trẻ
	4,76
	 
	 
	 
	 

	10.2
	Khu vực nhà ở cải tạo , chỉnh trang theo quy hoạch
	42,25
	67,26
	8,45
	 
	 

	10.3
	Đất di tích
	0,19
	0,30
	 
	 
	 

	10.4
	Khu vực CX công viên, sinh thái, cách ly
	4,03
	6,42
	 
	 
	6,42

	10.5
	Bãi đỗ xe và giao thông ngoài ô đất (từ 15m trở lên)
	10,83
	17,24
	 
	 
	 

	11
	Đất công trình đầu mối HTKT đô thị
	14,97
	 
	 
	 
	 

	12
	Bến xe khách liên tỉnh và GT chính đô thị
	99,18
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng 
	2069,28
	 
	45,20
	195,60
	896,94


Tổng hợp chỉ tiêu Quy hoạch - Kiến trúc khu vực quy hoạch

	TT
	Loại chỉ tiêu 

	1
	Chỉ tiêu về sử dụng đất 
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)

	1
	Tổng diện tích đất quy hoạch
	2069,68
	100,0

	1.1.1
	Đất công cộng dịch vụ 
	252,38
	12,19

	
	Đất công cộng dịch vụ cấp đô thị và đơn vị ở
	13,17
	0,64

	
	Đất tr​ường học, nhà trẻ
	19,57
	0,95

	
	Đất công cộng dịch vụ trong các khu chức năng du lịch, thể thao
	219,64
	10,61

	1.1.2
	Đất xây dựng công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, văn phòng, ở
	52,31
	2,53

	1.1.3
	Đất ở
	341,66
	16,51

	 
	Đất ở dạng biệt thự, nhà v​ườn
	299,41
	14,47

	 
	Đất ở dân c​ư  hiện có cải tạo chỉnh trang theo QH
	42,25
	2,04

	1.1.4
	Đất di tích
	0,19
	0,01

	1.1.5
	Đất cây xanh công viên, sinh thái, cách ly
	1092,54
	52,79

	 
	Đất cây xanh 
	896,94
	43,34

	 
	Mặt n​ước 
	195,60
	9,45

	1.1.6
	Đất công trình đầu mối HTKT
	14,97
	0,72

	1.1.7
	Bãi đỗ xe, trạm xăng, đất GT từ đ​ường phân khu vực 15m trở lên
	315,62
	15,25

	2
	Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác
	đơn vị
	Chỉ tiêu

	2.1
	Số dân 
	ngàn ng​ời
	45,20

	2.2
	Tổng diện tích đất xây dựng 
	m2
	1729105

	2.3
	Mật độ xây dựng
	%
	8,36

	2.4
	Số tầng cao trung bình
	tầng
	4,1

	2.5
	Hệ số sử dụng đất
	lần
	0,34

	2.6
	Tổng diện tích sàn
	m2
	7067220

	2.7
	Tổng diện tích sàn ở
	m2
	2742350

	2.8
	Tổng diện tích cây xanh công viên cấp đô thị và đơn vị ở
	ha
	98,54

	2.9
	Chỉ tiêu đất xây dựng nhà ở (brutto)
	m2/ng­​êi
	75,59

	2.10 
	Chỉ tiêu đất công cộng dịch vụ cấp đô thị, đơn vị ở
	m2/ng­​êi
	2,91

	2.11
	Chỉ tiêu đất tr​ường học, nhà trẻ
	m2/ng­​êi
	4,33

	2.12
	Chỉ tiêu đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị và đơn vị ở
	m2/ng­​êi
	21,80


4.4 Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc

4.4.1 Bố cục không gian kiến trúc toàn khu :
a) Không gian kiến trúc toàn khu vực lập quy hoạch là một khu đô thị du lịch theo hướng sinh thái được tổ chức trên nền địa hình của một khu vực đồi núi. Khu vực lập quy hoạch chia thành 10 khu vực chức năng chính. Mỗi khu vực vừa có bố cục không gian kiến trúc riêng vừa gắn kết với nhau qua các trục giao thông và hệ thống không gian mặt nước, cây xanh. 

b) Không gian kiến trúc chung của khu vực lập quy hoạch trải dọc theo hai tuyến không gian chính: Tuyến không gian theo hướng Tây Nam- Đông Bắc hướng về khu vực Đền Hùng; Tuyến không gian theo hướng chếch Bắc – Nam theo hướng đường Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở cho việc hình thành các trục không gian chính của từng khu chức năng và tổng thể khu đô thị. 
c) Khu vực lập quy hoạch có các trục không gian chính; 

- Trục không gian của các tuyến đường rộng 100m, là trục không gian để bố trí các công trình chính của Khu đô thị, hình thành nên các đại lộ của Khu đô thị. 

- Trục không gian của các tuyến đường rộng 40m, 30m có vai trò liên kết các khu chức năng. 

- Trục không gian mặt nước đan xen với các khu chức năng.

d) Không gian kiến trúc chính chi phối toàn bộ kiến trúc cảnh quan của khu vực lập quy hoạch là không gian của các công trình cao tầng của Khu trung tâm và Khu khách sạn; Không gian của các công trình quy mô lớn của Khu phức hợp thể thao, Khu trường đua ngựa; Không gian các khu công viên nghỉ ngơi giải trí và Khu sân gôn. Các không gian kiến trúc khác được phát triển lan toả ra từ các cụm không gian chính này.

e) Hình thành hệ thống các quảng trường tại phía trước các công trình chính của đô thị và tại các cổng ra vào của các khu chức năng cho các hoạt động giao tiếp của người dân và du khách. 
f) Hình bóng đô thị: Khu đô thị sinh thái – Du lịch nghỉ dưỡng – Thể thao Tam Nông có thể nhận diện từ bốn phía, song điểm nhìn chính từ đường Hồ Chí Minh tại phía Đông và đường quốc lộ 32A tại phía Nam. 

- Tại phía đường Hồ Chí Minh: Hình bóng đô thị trải dài theo hướng Bắc – Nam, thấp ở hai đầu (công trình tại Khu trường đua ngựa và Khu nghỉ dưỡng, Khu biệt thự cao đến 5 tầng) và cao dần vào giữa với công trình của Khu trung tâm cao trung bình 15 tầng với công trình điểm nhấn cao đến 40 tầng. 

- Tại phía đường quốc lộ 32A: Hình bóng đô thị trải dài theo hướng Tây Nam - Đông Bắc. Phía trước là sân vận động, nhà thi đấu và công trình triển lãm thấp tầng với quy mô lớn, hoành tráng nổi bật trên nền của các dãy núi cao phía Tây Nam và các công trình cao tầng của Khu trung tâm tại phía Bắc. 
g) Đường Hồ Chí Minh có hành lang bảo vệ, trồng cây xanh cách ly hạn chế tiếng ồn. 

4.4.2 Bố cục không gian các khu vực trọng tâm, các tuyến, các điểm nhấn và các điểm nhìn quan trọng
a) Bố cục không gian Khu trung tâm: 
Khu trung tâm là khu vực trọng tâm về không gian của toàn Khu đô thị.

Tại đây các công trình bố cục dọc theo các trục đường rộng 100m. Đường có giải phân cách rộng 50m, bố trí mặt nước có vòi phun, trồng cây xanh và chiếu sáng cảnh quan hai bên, hình thành nên các tuyến phố sôi động cả ban ngày lẫn ban đêm. 
Các công trình cao tầng sử dụng hỗn hợp bố trí dọc theo trục đường 100m, được tổ chức thống nhất về khoảng xây lùi và chiều cao phần bệ. Có thể sử dụng chung tầng hầm đỗ xe ô tô. 

Toàn bộ các công trình trong Khu trung tâm có bố cục chung hướng về không gian hồ trung tâm. Đây là nơi bắn pháo hoa trong những ngày lễ hội. Tạo lập một trục không gian phụ nối công trình UBND ra không gian hồ. Trên trục không gian này, bố trí tượng đài. Ven hồ dự kiến bố trí các công trình cao nhất Khu đô thị (cao 40 tầng).
Khu trung tâm triển lãm có bố cục hướng về công trình trưng bày trung tâm. Công trình có hình dáng thiết kế hiện đại, soi bóng xuống hồ nước. 

Khu vực xung quanh hồ trung tâm, công trình nhà trưng bày trung tâm là điểm nhấn, điểm nhìn quan trọng nhìn từ phía đường Hồ Chí Minh. 

Hình thành các tuyến không gian đi bộ phía trong các ô đất xây dựng công trình sử dụng hỗn hợp cao tầng, liên kết các phần bệ công trình cao tầng được sử dụng làm không gian thương mại, nghỉ ngơi giải trí, tạo thành các tuyến phố dịch vụ, mua bán, ẩm thực, giao tiếp. Có thể sử dụng các mái che nhẹ che mưa, nắng dọc tuyến. 

Đối với khu vực xây dựng các chung cư cao tầng, công trình bố trí thành cụm, tạo thành các sân trong để bố trí cây xanh vườn dạo và sân chơi cho người có tuổi và trẻ em. 

b) Bố cục không gian Khu trường đua ngựa: Bố cục không gian của Khu trường đua ngựa được tổ chức xung quanh đường đua và khu vực khán đài. Tuyến đường giao thông quanh đường đua có bố cục hình tròn, biểu tượng cho sự chuyển động. Với kích thước lớn, bố cục đường tròn này tạo điểm nhấn đặc biệt về không gian cho toàn Khu đô thị. 

c) Bố cục không gian Khu phức hợp thể thao: Khu phức hợp thể thao là nơi xây dựng các công trình có quy mô lớn, bề thế, đặc biệt là công trình sân vận động. Công trình là một trong những điểm nhấn quan trọng tại cửa ngõ phía Nam Khu đô thị. 

d) Bố cục không gian Khu công viên vui chơi giải trí; Khu công viên vui chơi giải trí có bố cục theo 3 dải không gian, quay mặt về phía Đông Nam:

- Dải không gian tại phía Đông Nam, nơi có địa hình thấp nhất và tương đối bằng phẳng. Tại đây các công trình được bố cục theo nguyên tắc tập trung xung quanh các không gian tiếp đón và vui chơi giải trí đông người. 

- Dải không gian tại phía Tây Bắc, nơi có địa hình gò núi cao, được phân thành các công viên chuyên đề. Bố cục của khu vực này được tổ chức theo nguyên tắc tầng bậc, phù hợp với điều kiện địa hình. 

- Dải không gian chính giữa liên kết hai dải không gian trên là không gian mặt nước – hồ.
e) Bố cục không gian Khu công viên động vật bán hoang dã: Khu công viên động vật bán hoang dã được tổ chức theo nguyên tắc của công viên: Điều kiện địa hình và cảnh quan tự nhiên được tôn trọng tối đa, có bố cục chính ôm lấy sân gôn. Các công trình có quy mô lớn (công trình thủy cung, khu vực trưng bày giới thiệu, nghiên cứu) tập trung tại khu vực cổng ra vào. Công trình thủy cung, nhà nuôi bướm, nhà kính vườn ươm, là công trình có thể thiết kế với hình thức kiến trúc độc đáo, tạo nên các điểm nhấn về không gian kiến trúc quan trọng. 
f) Bố cục không gian Khu khách sạn và vui chơi có thưởng:
Các công trình trong khu vực đều có bố cục một mặt tiếp xúc với công viên cây xanh đô thị với điểm nhìn đẹp. Tại Khu khách sạn 1, các công trình đều có hướng nhìn ra công viên cây xanh mặt nước tại phía Bắc và phía Tây. Tại Khu khách sạn 2, các công trình đều có hướng nhìn ra sân gôn, công viên động vật bán hoang dã.

Các công trình khách sạn với hình thức kiến trúc hiện đại, có hoạt động sôi động cả ban ngày lẫn ban đêm, đóng góp tích cực cho hai trục đường chính của Khu đô thị. 

Tại Khu khách sạn và vui chơi có thưởng 2, hình thành các tuyến không gian đi bộ liên kết các sân trong của các ô đất, cho hoạt động giao tiếp, thu hút du khách đến vui chơi, giải trí. Có thể sử dụng các mái che nhẹ che mưa, nắng dọc tuyến. 

g) Bố cục không gian Khu sân gôn: Khu sân gôn được chia thành hai sân gôn 18 lỗ. Các sân gôn đều tựa vào gò núi tại phía Tây, hướng ra hệ thống mặt nước của hồ Dăm Cường. Các đường đánh gôn được tổ chức xen kẽ với các hồ nước (nhân tạo), suối và các gò núi; một số đường đánh gôn tổ chức sát hồ Dăm Cường, tạo cho mỗi đường đánh gôn có mỗi không gian đa dạng. 
h) Bố cục không gian Khu du lịch nghỉ dưỡng:
Khu du lịch nghỉ dưỡng được lựa chọn tại các vị trí gò đồi xen kẽ hệ thống mặt nước được tạo thành bởi hệ thống đập. Về cơ bản các công trình được đặt trên các gò đồi, nơi có địa hình thoải, gắn với hệ thống cây xanh và hướng về các không gian mặt nước. 
Hệ thống giao thông tiếp cận các công trình uốn lượn theo địa hình. 
Bố cục không gian chung của khu vực nhằm đạt đến tạo sự yên tĩnh, thanh bình. 

Tại Khu du lịch nghỉ dưỡng phía Đông, hình thành một tổ hợp công trình như là điểm kết thúc của hai trục đường rộng 100m. Tại đây bố trí công trình tổ chức hội nghị, hội thảo và biểu diễn thời trang với hình thức kiến trúc độc đáo.

i) Bố cục không gian Khu biệt thự: 

Bố cục không gian linh hoạt phù hợp với điều kiện địa hình. 

Các công trình biệt thự bố trí theo cụm, quy mô cụm phụ thuộc và điều kiện địa hình. Mỗi một cụm đều có riêng khu đất xây dựng các công trình công cộng dịch vụ và cây xanh vườn dạo. 

Các công trình biệt thự được xây dựng theo điều kiện địa hình, gắn liền và hoà nhập với không gian cảnh quan tự nhiên.

Hình thành các tuyến không xanh trong các khu đất xây dựng cụm biệt thự, nối với hệ thống cây xanh công viên và sinh thái bên ngoài. 

k) Bố cục không gian Khu dân cư: Khu dân cư hình thành chủ yếu từ khu dân cư nông thôn hiện tại. Trong quá trình đô thị hoá sẽ chuyển dần từ xã sang phường, nhà ở nông thôn sẽ chuyển dần sang nhà ở đô thị theo dạng nhà biệt thự, nhà ở có vườn. Tuy nhiên cần gìn giữ và duy trì kiến trúc truyền thống (kiến trúc bản địa). Tuyên truyền cho người dân nhận thức và cảm nhận được giá trị và bản sắc riêng của cộng đồng, địa phương. Theo thời gian, khu vực này sẽ mang dấu ấn kiến trúc riêng có tính lịch sử, địa phương, làm phong phú cho kiến trúc hiện đại của các công trình xây dựng mới ở lân cận, có thể tạo ra các địa điểm thu hút khách du lịch.

l) Khu vực các công trình đầu mối HTKT: Trồng cây xanh cách ly, giảm tiếng ồn và che chắn tầm nhìn các trạm xử lý nước thải, thu gom rác thải; nhà máy lọc nước. 
4.4.3 Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan:
- Tận dụng tối đa điều kiện địa hình. 

- Bảo tồn và tôn tạo hệ thống cây xanh. Tăng cường diện tích mặt nước hồ và đảm bảo khống chế được cao độ mực nước cảnh quan của hồ. 
- Tại các khu công viên, các công trình xây dựng thấp tầng, chiều cao và quy mô công trình không phá vỡ đường viền cảnh quan của khu vực. Công trình có mật độ xây dựng thấp, hoàn toàn hoà nhập vào không gian cây xanh.
- Đầu tư xây dựng có chất lượng và quản lý tốt công tác hoàn thiện khu đất xây dựng (trồng cây, chiếu sáng, tổ chức mặt nước, công trình kiến trúc nhỏ, quảng cáo). 
Theo phân bố chức năng toàn bộ khu vực lập quy hoạch về cảnh quan được phân thành các vùng với các yêu cầu quản lý cảnh quan như sau:

Bảng phân vùng quản lý cảnh quan 

	TT
	Vùng cảnh quan
	Tên khu chức năng có liên quan
	Đặc trung cơ bản
	Yêu cầu quản lý cảnh quan

	1
	Cảnh quan khu trung tâm đô thị
	Khu trung tâm – Khu A và Khu vui chơi có thưởng – Khu F
	Khu vực tập trung các công trình cao tầng, bố cục theo các trục đường, là khu vực tạo diện mạo hiện đại của Khu đô thị; Khu vực có hoạt động sôi động về ban đêm và ban ngày 
	- Các công trình bố trí cạch các trục không gian 100m, 40m phải đóng góp vào cảnh quan chung.

- Quản lý khoảng cách xây lùi, chiều cao phần bệ của công trình. Quản lý lối ra vào của tầng hầm chứa ô tô của các ô đất xây dựng các công trình sử dụng hỗn hợp.

- Hạt nhân không gian của khu vực là không gian hồ trung tâm.

- Tạo lập các không gian rộng – quảng trường, tuyến đi bộ để thúc đẩy hoạt động giao tiếp, mua sắm, tạo sự sôi động của Khu trung tâm đô thị. Sử dụng các mái che cho các tuyến đi bộ chính.

- Các công trình điểm nhấn cao tầng (30 đến 40 tầng) có hình thức kiến trúc độc đáo, dễ ghi nhận.

	2
	Cảnh quan khu vực quần thể các công trình thể thao
	Khu trường đua ngựa – Khu B và Khu phức hợp thể thao – Khu C
	Khu vực tập trung đông người, hoạt động mang tính chất động; Công trình xây dựng có quy mô lớn
	- Các công trình phải có khoảng lùi cần thiết với các trục đường xung quanh để tạo tầm nhìn.

- Tổ chức trồng cây xanh bóng mát hợp lý cho  các quảng trường có quy mô lớn phía trước công trình. 

- Các công trình có hình thức kiến trúc hiện đại, bề thế, tạo các điểm nhấn về không gian cho khu vực phía Nam Khu đô thị.

	3
	Cảnh quan tại các khu công viên
	
	
	

	3.1
	
	Khu CV vui chơi giải trí- Khu D
	Chia thành các cụm CV chuyên đề, gắn kết bằng hệ thống giao thông công cộng
	Các CV chuyên đề được bố trí theo từng cụm gắn với hệ thống cây xanh trên các gò đồi và mặt nước trong các thung lũng.

Không xây dựng công trình cao tầng, mật độ xây dựng thấp.

	3.2
	
	Khu CV động vật bán hoang dã - Khu E
	Chia thành các khu vực phù hợp với đặc điểm của các loại động vật. 
	Bảo tồn và tôn tạo toàn bộ hệ sinh thái, rừng tự nhiên, không xây dựng công trình cao tầng, mật độ xây dựng thấp.

	3.3
	
	Khu sân gôn 36 lỗ
	Chia thành hai sân gôn 18 lỗ, liên kết với nhau bằng câu lạc bộ sân gôn.
	Phù hợp với hoạt động của một sân gôn và tổ chức cảnh quan theo nguyên tắc công viên. Chỉ xây dựng công trình có quy mô  tại khu vực CLB sân gôn.

	4
	Cảnh quan khu du lịch nghỉ dưỡng
	Khu du lịch nghỉ dưỡng – Khu H
	Tạo thành các cụm công trình, xen kẽ với hệ thống cây xanh sinh thái, mặt nước.
	Các công trình kiến trúc chủ yếu thấp tầng, có mật độ xây dựng thấp, hoà vào cảnh quan tự nhiên, tạo sự yên tĩnh, thanh bình của không gian chung.

	5
	Cảnh quan khu biệt thự cao cấp
	Khu biệt thự cao cấp – Khu I
	Có cấu trúc của một đơn vị ở đô thị, đặt trong môi trường cảnh quan của khu du lịch.
	Các công trình kiến trúc vừa  đáp ứng yêu cầu cảnh quan của một khu nhà ở vừa phù hợp với cảnh quan của một khu du lịch (hình dáng, quy mô, sử dụng  vật liệu, màu sắc). Không xây dựng công trình cao tầng, mật độ xây dựng thấp.

	6
	Cảnh quan khu dân cư
	Khu dân cư – Khu K
	Phát triển trên cơ sở các cụm dân cư nông thôn hiện có. Có cấu trúc của một đơn vị ở đô thị
	- Đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ. Khoảng xây lùi tối thiểu cách lộ giới 10m.

- Các trường học xây dựng cạnh các trục đường tỉnh lộ phải có khoảng cách cách ly tiếng ồn.

	7
	Khu XD công trình đầu mối HTKT
	Khu HTKT1 và 2
	Các công trình xây dựng theo các yêu cầu kỹ thuật. 
	Xây dựng dải cây xanh cách ly, che chắn tầm nhìn không làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung


4.5 quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật  

4.5.1 Quy hoạch hệ thống giao thông 

1) Nguyên tắc thiết kế:
- Hệ thống giao thông trong khu vực quy hoạch được thiết kế trên cơ sở: Hệ thống đường Hồ Chí Minh, đường quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lỵ có liên quan; quy hoạch sử dụng đất của đồ án.

- Bản vẽ quy hoạch giao thông đề xuất phương án cụ thể về tổ chức mạng lưới giao thông khu vực quy hoạch đến đường phân khu vực (đường có mặt cắt ngang rộng 15m trở lên); mối quan hệ với các tuyến đường giao thông đối ngoại có liên quan; thể hiện cấp đường, mặt cắt ngang đường và các thông số kỹ thuật cơ bản. Các tuyến đường giao thông được tổ chức nhằm tận dụng tối đa điều kiện địa hình, hạn chế đến mức cao nhất việc san lấp. Do khu vực có địa hình là đồi núi nên hệ thống giao thông được thiết kế đồng thời với hệ thống thoát nước mưa, để bố trí các tuyến cống dọc đường thu gom nước mưa đổ xuống từ sườn núi và hệ thống các kè chắn đất.

- Đối với hệ thống đường nội bộ - đường nhóm nhà trong các ô đất xây dựng mới và khu vực vực dân cư hiện có sẽ tiếp tục được cụ thể hoá trong quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

- Độ dốc ngang đường được lựa chọn đảm bảo thu nước về hệ thống thoát nước bố trí dọc đường. Đối với trục đường có dải phân cách: Đường phân thuỷ dọc theo dải phân cách. Đối với trục đường không có dải phân cách: dốc ngang 2 mái. Độ dốc ngang mặt đường 2%. Độ dốc dọc đường căn cứ vào độ dốc san nền và hướng thoát nước chung trong toàn khu vực: i = 0% - 4%. Không gian vỉa hè được dành cho lối đi bộ, diện tích trồng cây xanh bóng mát và là không gian để bố trí các tuyến hạ tầng kỹ thuật. Độ dốc ngang vỉa hè : 1,5%.

2) Giải pháp thiết kế:

a) Hệ thống giao thông đối ngoại:
- Đường Hồ Chí Minh, có mặt cắt ngang rộng 12m, giai đoạn sau dự kiến mở rộng mặt cắt ngang rộng 60m;

- Đường quốc lộ 32A, dự kiến mở rộng lộ giới từ mặt cắt ngang từ 5,5-7m lên 25m, gồm lòng đường cho 4 làn xe rộng 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m; Đường quốc lộ 32C, dự kiến mở rộng lộ giới từ mặt cắt ngang từ 5,5-7m lên 30m, gồm lòng đường cho 4 làn xe rộng 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 7,5m;

- Đường tỉnh lộ 315, dự kiến mở rộng lộ giới từ mặt cắt ngang từ 5-6m lên 30m, gồm lòng đường cho 4 làn xe rộng 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 7,5m;

- Đường huyện lộ 8, dự kiến mở rộng lộ giới từ mặt cắt ngang rộng 5-6m lên 25m, gồm lòng đường cho 4 làn xe rộng 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m.
Đồ án đề xuất đấu nối giao thông với tuyến đường Hồ Chí Minh thông qua nút giao thông lập thể dạng hoàn chỉnh và vị trí xây dựng các tuyến tuy nen ngầm qua đường. Giải pháp sẽ tiếp tục được cụ thể hoá trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng, được các cơ quan quản lý giao thông đường bộ có liên quan chấp thuận. 

b) Đường giao thông đô thị:

- Đường trục chính đô thị (kết hợp là các trục chính về không gian) có mặt cắt ngang rộng 100m, gồm lòng đường rộng 15mx2 cho 8 làn xe, dải phân cách rộng 50m, vỉa hè mỗi bên rộng 10m;

- Đường liên khu vực rộng 40m, gồm lòng đường rộng 11,25mx2 cho 6 làn xe, dải phân cách rộng 3,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 7m;

- Đường khu vực rộng 30m, gồm lòng đường rộng 15m cho 4 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 7,5m;

c) Đường giao thông cấp khu vực:

- Đường chính khu vực rộng 40m, gồm lòng đường rộng 11,25mx2 cho 6 làn xe, dải phân cách rộng 3,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 7m; Đường rộng 25m, gồm lòng đường rộng 15m cho 4 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 5m;
- Đường khu vực rộng 25m, gồm lòng đường rộng 15m cho 4 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 5m; Đường khu vực rộng 17m, gồm lòng đường rộng 7m cho 2 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 5m.
d) Đường cấp nội bộ:  Đường phân khu vực rộng 15m, gồm lòng đường rộng 7m, cho 2 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 4m.

Tổng chiều dài các tuyến đường từ đường 15m trở lên trong khu vực lập quy hoạch, không kể đường Hồ Chí Minh là 83,95km , mật độ đường 4,06 km/km2.

e) Bãi đỗ xe: Trong khu vực lập quy hoạch bố trí  15 bãi đỗ xe tập trung cho khách vãng lai. Các công trình khi xây dựng sẽ có diện tích đỗ xe riêng, phù hợp với nhu cầu sử dụng. Tổng diện tích bãi đỗ xe 23,11ha.

f) Giao thông công cộng: Dự kiến bố trí một bến xe buýt liên tỉnh trên tuyến quốc lộ 32A với quy mô diện tích khoảng 4,37ha. Giao thông công cộng trong nội bộ dự kiến là tuyến xe buýt chạy điện (để đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường nối các khu chức năng của toàn khu vực quy hoạch). 

g) Trạm xăng: Dự kiến bố trí 3 trạm xăng trong khu vực quy hoạch, vị trí bố trí tại bãi đỗ xe I-P1; I2-P và bến xe khách liên tỉnh.
Tổng diện tích đất giao thông trong khu vực quy hoạch từ cấp đường phân khu vực (đường có mặt cắt ngang rộng 15m trở nên) và đất giao thông tĩnh là 315,62ha, chiếm tỷ lệ 15,25% quỹ đất.  

d) Định vị mạng lưới đường và cao độ nền đường: 
Định vị tim đường và cao độ nền đường được trình bày trong bản vẽ QH - 05 A.

Chỉ giới mở đường được xác định qua hệ thống các điểm ranh giới với các ô đất xây dựng, được trình bày trong bản vẽ Quy hoạch chỉ giới đường đỏ QH - 06. 
tổng hợp khối lượng giao thông khu vực lập quy hoạch

	TT
	Loại
	Ký hiệu
	Khối lượng
	Chiều rộng mặt cắt ngang điển hình (m)

	
	
	
	
	Lòng đường
	Dải phân cách
	Vỉa  hè

	1
	Đường giao thông đối ngoại
	
	12843
	
	
	

	1.1
	Đ​​ường Hồ Chí Minh, rộng 12m (giai đoạn sau dự kiến rộng 60m)
	1 - 1
	4832
	6x2
	
	

	1.2
	Đường Quốc lộ 32A, rộng 25m
	2 - 2
	2116
	7,5x2
	
	5x2

	1.3
	Đường Quốc lộ 32C, rộng 30m
	3 - 3
	1465
	7,5x2
	
	7,5x2

	1.4
	Đường Tỉnh lộ 315, rộng 30m
	4 - 4
	2515
	7,5x2
	
	7,5x2

	
	Đường Huyện lộ 8, rộng 25m
	5 - 5
	1915
	7,5x2
	
	5x2

	2
	Đường giao thông đô thị
	
	75941
	
	
	

	2.1
	Đường cấp đô thị
	
	14929
	
	
	

	
	Đường trục chính đô thị, rộng 100m
	6 - 6
	6554
	15x2
	50
	10x2

	
	Đường liên khu vực, rộng 40m
	7 - 7
	4750
	11,25x2
	3,5
	7x2

	
	Đường liên khu vực, rộng 30m
	7A - 7A
	3625
	7,5x2
	
	7,5x2

	2.2
	Đường cấp khu vực
	
	48115
	
	
	

	
	Đường chính khu vực, rộng 40m
	8 - 8
	1707
	11,25x2
	3,5
	7x2

	
	Đường chính khu vực, rộng  25m
	8A - 8A
	12599
	7,5x2
	
	5x2

	
	Đường khu vực, rộng 25m
	9 - 9
	2709
	7,5x2
	
	5x2

	
	Đường khu vực, rộng 17m
	9A - 9A
	31100
	7
	
	5x2

	2.3
	Đường cấp nội bộ
	
	12897
	
	
	

	
	Đường phân khu vực, rộng 15m
	10 - 10
	12897
	7
	
	4x2

	3
	Bãi đỗ xe (ha)
	
	23,11
	
	
	

	3.1
	Bãi đỗ xe A-P1(ha)
	
	1,48
	
	
	

	3.2
	Bãi đỗ xe A-P2(ha)
	
	1,02
	
	
	

	3.3
	Bãi đỗ xe B-P(ha)
	
	6,03
	
	
	

	3.4
	Bãi đỗ xe C-P(ha)
	
	2,57
	
	
	

	3.5
	Bãi đỗ xe D-P(ha)
	
	2,21
	
	
	

	3.6
	Bãi đỗ xe E-P(ha)
	
	0,29
	
	
	

	3.7
	Bãi đỗ xe F-P1(ha)
	
	1,01
	
	
	

	3.8
	Bãi đỗ xe F-P2(ha)
	
	0,65
	
	
	

	3.9
	Bãi đỗ xe G-P(ha)
	
	1,0
	
	
	

	3.10
	Bãi đỗ xe H1-P(ha)
	
	1,16
	
	
	

	3.11
	Bãi đỗ xe H2-P(ha)
	
	0,65
	
	
	

	3.12
	Bãi đỗ xe H3-P(ha)
	
	0,22
	
	
	

	3.13
	Bãi đỗ xe I-P1,trạm cứu hỏa, trạm xăng (ha)
	
	3,78
	
	
	

	3.14
	Bãi đỗ xe I2-P, trạm xăng (ha)
	
	0,81
	
	
	

	3.15
	Bãi đỗ xe K2-P (ha)
	
	0,23
	
	
	

	4
	Bến xe khách liên tỉnh,trạm xăng(ha)
	
	4,37
	
	
	

	5
	Cống chui dân sinh qua đường 

Hồ Chí Minh (cái)
	
	3
	
	
	

	6
	Cống hộp qua suối (cái)
	
	23
	
	
	


4.5.2 Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và san nền

1) Nguyên tắc và phương pháp thiết kế: 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, phù hợp với hệ thống thoát nước mưa trong điều kiện địa hình đồi núi. Đối với các tuyến đường chạy ven núi, sử dụng hệ thống mương hở để thu gom nước, kết hợp với việc xây dựng tường chắn đất.

- Khu vực quy hoạch được phân thành hai lưu vực tiêu nước chính: Lưu vực tiêu nước ra sông Bứa tại phía Tây và lưu vực tiêu nước ra sông Hồng tại phía Đông.

- Nước mưa trong khu vực quy hoạch đều được thu gom, chảy vào hệ thống hồ,  mưong, sau đó đổ ra các tuyến kênh tiêu của khu vực dẫn ra sông ở lân cận. 
- Tôn trọng và bảo vệ hệ thống hồ, đập hiện có. Xây dựng thêm các đập và hồ chứa tại các khu vực theo điều kiện địa hình, vừa làm tăng khả năng trữ nước của khu vực vừa có vai trò tạo cảnh quan. Song song với các biện pháp xây dựng, cần thiết phải bảo vệ được hệ thống cây xanh, lớp phủ của rừng đầu nguồn.

- Cao độ san nền cho khu đất quy hoạch được tính toán trên cơ sở tận dụng tối đa điều kiện địa hình tự nhiên. Chỉ san nền tại khu vực tập trung xây dựng công trình. Tại các khu vực khác chỉ san nền tại vị trí xây dựng công trình, cụm công trình. Việc lựa chọn hợp lý vị trí xây dựng công trình và cụm công trình sẽ làm giảm đáng kể chi phí san nền và hạn chế việc thay đổi quá nhiều cảnh quan tự nhiên. 
- Độ dốc cống, rãnh thoát nước mưa đảm bảo theo nguyên tắc tự chảy Imin >= 1/D. Khi độ dốc đường thay đổi lớn thì độ dốc cống, rãnh lấy theo độ dốc địa hình. Do khu vực có nhiều lá cây rụng, để hạn chế việc lắng đọng trong các cống, rãnh, độ dốc tối thiểu Imin: 0,5%.

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo phương pháp cường độ giới hạn.

2) Giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước mưa:  
a) Hệ thống suối, hồ: 

- Trong khu vực lập quy hoạch hiện có 3 hồ chứa chính: hồ Đá Khánh, hồ Dăm Cường và hồ Nhà Chè. Hệ thống hồ, đập được bảo vệ để có thể cung cấp nước tưới bình thường cho diện tích đất nông nghiệp phía hạ lưu hồ.

- Xây dựng hệ thống các hồ mới tạo cảnh quan. Các hồ hiện có và xây dựng mới được thông với nhau qua hệ thống suối, kênh. Cao độ mức nước hồ được tính toán kết hợp hài hoà giữa việc trữ nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp và đảm bảo yêu cầu về cảnh quan. 

- Vị trí xây dựng đập, cao độ đập; diện tích hồ và cao độ mực nước cảnh quan của hồ xây dựng mới được trình bày trong bản vẽ QH-05B. 
Trong quá trình quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và lập dự án đầu tư xây dựng, tiếp tục điều tra khảo sát bổ sung và phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan để đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thống tưới tiêu nông nghiệp phía hạ lưu hồ.

Tổng diện tích mặt nước trong khu vực quy hoạch khoảng 195,60ha, chiếm tỷ trọng 9,45% quỹ đất. 

b) Hệ thống mương, cống:

- Hệ thống mương hở: Bmặt:12m; Bđáy: 4m, H:4m nối hồ với hệ thống tiêu nước bên ngoài ra sông Bứa.

- Hệ thống rãnh hở (tại các khu cây xanh công viên, sinh thái, cách ly) hoặc rãnh có nắp đan (tại các khu dân cư) và các tuyến cống hộp (tại các vực tập trung xây dựng),  gồm các loại rãnh, cống: BxH=600x600; BxH=600x800; BxH=800x1000; BxH=1000x1200; BxH=1200x1400; BxH=1500x2000; BxH=2000x2000; BxH=3000x3000. 
Một số tuyến rãnh được xây dựng kết hợp với tường, kè chắn đất.

Dọc theo các tuyến cống, rãnh chính xây dựng các giếng thu, giếng thăm để thu nước mặt nền vào hệ thống cống. Khoảng cách các giếng thu trung bình khoảng 40m.

tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước mưa 
	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối l​ượng
	Ghi chú

	1
	Mư​ơng hở 
	m
	687
	 

	 
	Bm:12m,B®: 4m, H4m
	
	687
	Nối hồ với hệ thống tiêu nước bên ngoài ra sông Bứa.

	2
	Rãnh nắp đan
	m
	40250
	 

	 
	BxH=600x600
	 
	5890
	 

	
	BxH=600x800
	 
	5595
	

	
	BxH=800x1000
	 
	8505
	

	
	BxH=1000x1200
	 
	7625
	

	
	BxH=1200x1400
	 
	3770
	

	
	BxH=1500x2000
	 
	4250
	

	
	BxH=2000x2000
	 
	4255
	

	
	BxH=3000x3000
	 
	360
	

	3
	Cống hộp BTCT
	m
	33166
	 

	 
	BxH=600x600
	 
	13051
	 

	
	BxH=600x800
	 
	4465
	

	
	BxH=800x1000
	 
	3785
	

	
	BxH=1000x1200
	 
	4880
	

	
	BxH=1200x1400
	 
	2995
	

	
	BxH=1500x2000
	 
	2460
	

	
	BxH=2500x2500
	 
	1330
	

	
	BxH=3000x3000
	 
	200
	

	4
	Cống hộp qua đường 
	m
	492
	 

	 
	BxH=6000x3000
	 
	492
	 

	5
	Giếng thăm
	cái
	1628
	

	6
	GiÕng thu n​­íc m​­a
	cái
	2279
	 

	7
	Miệng xả
	cái
	93
	 

	8
	Hồ chứa
	ha
	195,60
	Chiếm tỷ lệ 9,45% diện tích khu vực lập quy hoạch


3) Giải pháp thiết kế san nền:  Cao độ khống chế trên đường quy hoạch được xác định trên cơ sở phù hợp với  các cao độ nền, nhằm hạn chế tối đa việc san lấp. Tại một số khu vực, để hạn chế san nền sử dụng biện pháp chênh cao giữa cao độ đường và cao độ san nền trong các ô đất, kết hợp với biện pháp sử dụng tường chắn đất, kè. 
Tổng khối lượng đào, đắp nền trong khu vực tập trung xây dựng khoảng  16967650m3. Khối lượng đất dư thừa sẽ được sử dụng cho việc san lấp cục bộ tại các khu vực còn lại. Trước khi đào nền, cần thu hồi lớp đất màu để sử dụng cho việc trồng cây xanh.
4.5.3 Quy hoạch hệ thống cấp nước

1) Tính toán nhu cầu dùng nước: 

Bảng chỉ tiêu tính toán nhu cầu nước

	TT
	Loại nhu cầu
	Đơn vị
	Chỉ tiêu 
	Ghi chú

	1
	Nhà ở
	m3/ người. ngày  đêm
	0,2
	

	2
	Công trình công cộng, dịch vụ
	m3/m2sàn ngày đêm
	0,002
	

	3
	Nước trường học 
	m3/hs.ngày đêm
	0,02
	15m2/chç 

	4
	Trường mẫu giáo, mầm non
	m3/cháu.ngày đêm
	0,1
	15m2/chç 

	5
	Tưới cây
	m3/ m2.ngµy đêm
	0,003
	

	6
	Rửa đường
	m3/ m2.ngµy đêm
	0,0005
	

	7
	Nước dự phòng
	%
	25
	

	
	Hệ số không điều hoà :
	
	
	

	
	Kngµy
	
	1,52
	Nước dự phòng : 1

	
	Kgiê
	
	1,2
	Nước dự phòng : 1


Tổng nhu cầu dùng nước trong khu vực quy hoạch: Qtb: 23890m3/ngày đêm; Qmax 33828m3/ngày đêm  
Nhu cầu dùng nước có thể giảm xuống trong trường hợp tận dụng nước thải đã qua xử lý và nước hồ để đáp ứng yêu cầu nước tưới cây, rửa đường.  
2) Nguồn cấp  nước: 

Để đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định cho Khu đô thị, dự kiến xây dựng một nhà máy lọc nước với quy mô khoảng 40000m3/ngày đêm.

Nguồn cấp nước cho nhà máy nước dự kiến là nguồn nước mặt từ sông Bứa, cách khu vực lập quy hoạch khoảng 0,8 km về phía Tây. 
Với tổng lượng nước trung bình năm 1,11 km3, tương ứng với lưu lượng 35,2 m3/s và môđun dòng chảy năm 25,7 l/s.km2, sông Bứa hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu dùng nước của khu vực lập quy hoạch. Trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng tiếp tục nghiên cứu cụ thể chất lượng nước, đặc biệt là ảnh hưởng từ các điểm xả nước thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp và dân cư đầu nguồn. 
3) Nguyên tắc và giải pháp quy hoạch:

- Từ sông Bứa nước được bơm hút lên nhà máy qua 2 tuyến ống dẫn nước thô D300. Sau khi làm sạch, nước được bơm đẩy lên các bể chứa với thể tích mỗi bể khoảng 1200m3, đặt tại các cao độ có thể cung cấp nước cho các hộ tiêu thụ tại các công trình cao đến 5 tầng. Từ bể chứa, nước theo mạng ống truyền dẫn chính tới các hộ tiêu thụ. 

- áp lực tính toán cấp nước cho nhà có chiều cao đến 5 tầng. Nước cấp cho các nhà cao hơn 5 tầng thông qua hệ thống bể chứa và thiết bị bơm cục bộ tại từng công trình.

- Hệ thống các tuyến ống cấp nước sạch bao gồm các tuyến ống truyền dẫn xây dựng hoàn toàn mới D200; D150 và D100 chạy theo các tuyến đường quy hoạch tạo thành các mạng vòng cấp nước thống nhất trong toàn khu vực. 

- Hệ thống các ống phân phối sẽ được thiết kế cụ thể trong bước quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tiếp theo. 

- Các họng cứu hoả được bố trí trên mạng lưới cấp nước với khoảng cách theo Quy chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của cơ quan Phòng cháy chữa cháy. Nguồn nước cứu hoả có thể bổ sung bằng nước trong hồ cảnh quan của khu vực.

- Bố trí một trạm cứu hoả tại ô đất I1-P.

Toàn bộ định hướng quy hoạch hệ thống cấp nước được trình bày trong bản vẽ Quy hoạch hệ thống cấp nước QH-05C.

bảng tổng hợp khối lượng hệ thống cấp nước

	TT
	Loại 
	Đơn vị
	Khối l​ượng
	Ghi chú 

	1
	Đư​ờng ống cấp nư​ớc thô D300
	m
	780
	2 tuyến

	2
	Đư​ờng ống cấp n​ước sạch
	m
	34459
	

	 
	§­​êng èng D200
	
	5396
	 

	 
	§­​êng èng D150
	
	15787
	 

	 
	§​­êng èng D100
	
	13176
	 

	3
	Nhà máy lọc nư​ớc
	m3/ ng đêm
	40000
	 Nguồn nước sông Bứa

	4
	Họng cứu hoả
	cái
	101
	 

	5
	Bể chứa nư​ớc
	bể
	5
	Thể tích 1 bể là 1200m3


4.5.4 Quy hoạch hệ thống cấp điện 

1) Tính toán nhu cầu phụ tải:  

Bảng chỉ tiêu tính toán nhu cầu dùng điện

	TT
	Loại hộ dùng điện
	Đơn vị
	Chỉ tiêu dùng điện
	Hệ số không điều hoà Kđt

	1
	Nhà ở
	KW/hé
	
	0.7

	
	Chung cư cao tầng (từ 9 tầng trở lên)
	
	4
	

	
	Nhà biệt thự
	
	5
	

	
	Nhà ở thấp tầng
	
	3
	

	2
	Văn phòng, dịch vụ
	KW/m2 sàn
	0,025
	0,5

	3
	Nhà trẻ
	KW/ch¸u
	0,2
	0.7

	4
	Trường học
	KW/HS
	0,15
	0,7

	5
	Cao đẳng, đại học
	KW/m2 sàn
	0,025
	0,7

	6
	Công viên, cây xanh, vườn dạo
	KW/ha
	25
	1

	7
	Đất đường giao thông
	KW/ha
	12
	1


Nhu cầu cấp điện cho khu vực quy hoạch là: Ptt = 100235KW; Stt =  111372KVA. 
2) Nguyên tắc  thiết kế:

- Hệ thống cấp điện tại khu vực lập quy hoạch được thiết kế hoàn toàn mới trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất của đồ án và phù hợp với quy hoạch hệ thống cấp điện trong các dự án có liên quan đã và đang triển khai xây dựng, đảm bảo phát triển lâu dài.
- Phạm vi nghiên cứu của đồ án chỉ dừng ở mức độ bố trí mạng lưới tuyến trung thế 22KV cấp điện đến các trạm biến thế 22/0,4KV. Mạng lưới hạ thế 0,4KV từ các trạm hạ thế đến các hộ tiêu thụ sẽ được xác định trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. 

- Số lượng các trạm biến thế 22/0,4KV được xác định trên cơ sở nhu cầu của từng khu vực chức năng. Bán kính phục vụ 300-400 m đối với khu vực phát triển tập trung và 500-700m đối với khu vực phát triển phân tán. 
- Các tuyến dây trung thế 10KV hiện có trong khu vực quy hoạch sẽ được chuyển đổi thống nhất thành tuyến cáp 22KV đi ngầm đến các trạm biến thế 22/0,4KV của từng khu vực. Các tuyến cáp 22KV được thiết kế thành các mạch vòng, vận hành hở, đảm bảo cấp điện linh hoạt liên tục. Để đảm bảo dự phòng phát triển và dự phòng cấp điện cho các phụ tải của tuyến khác khi bị sự cố, các đường trục trung thế được thiết kế với khả năng mang tải khoảng 20MVA.
3) Giải pháp thiết kế: 

a) Nguồn cấp:  Để đảm bảo cấp điện ổn định và an toàn cho khu vực quy hoạch, dự kiến xây dựng một trạm nguồn 110KV/22KV. Nguồn điện từ tuyến 110KV hiện có cách khu vực quy hoạch khoảng 1,5km về phía Đông Nam. Trạm nguồn dự kiến có công suất trạm 25MVA+ 63MVA. 
b) Tuyến dây trung thế 22KV:  Xây dựng 9 lộ cáp trung thế 22KV ký hiệu C1-C9 đi ngầm dọc theo vỉa hè của các trục đường quy hoạch đến các trạm hạ thế 22/0,4KV. Lộ cáp C8 và C9 là lộ cáp dự phòng. Các tuyến cáp trung thế sử dụng cáp ngầm XLPE-Cu có tiết diện chung ≥ 240mm2. 
c) Trạm biến thế 22/0,4KV:  Xây dựng 68 trạm biến áp 22/0,4KV với tổng công suất 115760KVA. Các trạm hạ thế có công suất dự kiến 450KVA; 560KVA và 1000KVA.

Toàn bộ định hướng quy hoạch hệ thống cấp điện được trình bày trong bản vẽ Quy hoạch hệ thống cấp điện QH-05E. Hệ thống cấp điện sẽ tiếp tục được cụ thể hoá trong các quy hoạch chi tiết và chuyên ngành tiếp theo.

bảng tổng hợp khối lượng hệ thống cấp điện

	TT
	Hạng mục

công trình
	Đơn vị
	Khối lượng 


	Ghi chú

	1
	Trạm nguồn 110/22KV
	MVA
	25 + 63
	

	2
	Tuyến điện cao thế 110KV
	m
	1649
	Đoạn nằm trong phạm vi quy hoạch

	3
	Tuyến điện trung thế 22KV
	m
	38165
	

	4
	Trạm biến thế 22/0,4 KV
	trạm
	68
	Tổng công suất trạm  115760 KVA


4.5.5 Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

1) Tính toán nhu cầu xử lý nước thải, rác thải:
Tiêu chuẩn tính toán khối lượng nước thải, rác thải theo bảng sau:

Bảng chỉ tiêu tính toán khối lượng nước thải, rác thải phải xử lý 

	TT
	Loại nhu cầu
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	1
	Nước thải 
	
	

	1.1
	Nước thải sinh hoạt, công cộng
	
	100% khối lượng nước cấp 

	2
	Rác thải 
	
	

	
	Rác sinh hoạt
	kg/người.ngày đêm
	1,3

	2.2
	Rác công cộng 
	kg/m2sàn.ngày đêm
	0,01

	2.3
	Rác cây xanh, đường
	kg/ha.ngày đêm
	100


Nhu cầu phải xử lý nước thải của khu vực quy hoạch là 21832 m3/ngày. đêm. 
Tổng khối lượng rác thải của khu vực quy hoạch khoảng 132T/ngày.đêm.
2) Nguyên tắc và giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước thải:
Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn,  được phân thành 2 lưu vực thu gom nước phù hợp với việc tiêu nước mưa: Lưu vực phía Tây đổ ra sông Bứa và lưu vực phía Đông đổ ra sông Hồng.

Xây dựng 2 trạm xử lý nước thải theo hai lưu vực tiêu nước trên:
- Trạm xử lý nước thải 1 (TXL1) có công suất 15000m3/ngày. đêm, thu gom nước thải tại cho lưu vực thoát ra sông Hồng, đặt tại ô đất HTKT1 với diện tích khoảng 4,4ha. 

- Trạm xử lý nước thải 2 (TXL2) có công suất 10000m3/ngày.đêm, thu gom nước thải tại lưu vực thoát ra sông Bứa, đặt tại ô đất HTKT1 với diện tích khoảng 4 ha. 

Nước thải sau khi xử lý đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn cho phép mới được xả vào hệ thống thoát nước mưa hoặc tái sử dụng để tưới cây. Tại cửa xả của trạm xử lý nước thải sẽ thiết lập các trạm quan trắc về môi trường. 

Hệ thống thoát nước thải trong khu vực quy hoạch gồm:

- Các tuyến cống thoát nước bẩn BTCT: D300, D400; D500, D600 chạy dọc theo các trục đường quy hoạch thu gom nước thải và đổ về các trạm xử lý nước thải. 

- Xây dựng 6 trạm bơm chuyển bậc.
Các thông số kỹ thuật chính của các tuyến cống thu nước bẩn được trình bày trong bản vẽ QH - 05D.

3) Nguyên tắc và giải pháp xử lý rác thải và vệ sinh môi trường:

Rác thải được thu gom, phân loại và vận chuyển đến trạm xử lý rác thải chung của khu vực quy hoạch. Để hạn chế các tác động bất lợi đến môi trường của khu vực quy hoạch, không xử dụng phương án chôn lấp rác thông thường mà lựa chọn phương pháp đốt. Rác thải không có khả năng tái chế sẽ được đốt, sử dụng như nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện. Nguồn điện năng của nhà máy sẽ được bổ sung cho hệ thống cấp điện của khu vực quy hoạch.  

Nhà máy đốt rác có công suất dự kiến đốt khoảng 132,5T/ngày đêm, bố trí tại ô đất HTKT2 với diện tích khoảng 3,17ha. Tại đây bố trí một buồng đốt để xử lý rác thải độc hại của bệnh viện trong khu vực quy hoạch. 

Trong khu vực có một nghĩa địa. Để đảm bảo các yêu cầu về cảnh quan, về lâu dài cần được di chuyển vào nghĩa trang chung của huyện. 
4) Phòng chống hoả hoạn: Dự kiến bố trí một trạm cứu hoả tại tại khu vực I-P1. 

Bảng tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước thải

	TT
	Hạng mục

công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Đư​​ờng ống thoát nước thải
	m
	57771
	 

	
	D300
	
	48792
	 

	
	D400
	
	6030
	 

	
	D500
	
	2862
	 

	
	D600
	
	87
	 

	2
	Giếng thăm thoát n​ước thải
	Giếng
	1650
	 

	3
	Trạm bơm chuyển bậc
	m3/ngày đêm 
	18750 
	 

	 
	TB1
	
	8500
	 

	 
	TB2
	
	250
	 

	
	TB3
	
	1500
	

	
	TB4
	
	3000
	

	 
	TB5
	
	4000
	 

	
	TB6
	
	1500
	

	4
	Nhà máy xử lý n​​ước thải
	m3/ngày đêm
	25000
	

	
	Nhà máy xử lý nước thải (TXL1)
	
	15000
	Quy mô 4,4ha tại ô đất HTKT 1

	
	Nhà máy xử lý nước thải (TXL2)
	
	10000
	Quy mô khoảng 4ha tại ô đất HTKT 2

	5
	Nhà máy đốt rác
	T/ ngày đêm
	132,5 
	Quy mô khoảng 3,17ha tại ô đất HTKT 2


4.5.6 Quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến HTKT

Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng được xác định phù hợp với quy hoạch và tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng.

Chỉ giới đường đỏ trong khu vực - chủ yếu là chỉ giới đường đỏ của hệ thống giao thông được xác định trên cơ sở các tọa độ tim đường mở rộng về hai phía theo bề rộng mặt cắt đường. 

Chỉ giới xây dựng – Khoảng xây lùi của các công trình được xác định nhằm đảm bảo các yêu cầu về giao thông, phòng hoả và kiến trúc cảnh quan, được xác định tuân theo cấp đường và tuân theo quy chuẩn:

- Đối với các ô đất bố trí cạnh các tuyến đường quốc lộ 32A; 32C, tỉnh lộ 315, huyện lỵ 8, khoảng xây lùi tối thiểu 10m.

- Đối với các ô đất bố trí cạnh đường có mặt cắt ngang rộng 100m, 40m: Khoảng xây lùi 20m với các công trình công cộng dịch vụ và 6m với công trình biệt thự.

- Đối với các ô đất bố trí cạnh đường có mặt cắt ngang rộng 30m, 25m: Khoảng xây lùi 10m với các công trình công cộng dịch vụ và 6m với các công trình biệt thự, nhà ở có vườn

- Đối với các ô đất bố trí cạnh đường có mặt cắt ngang rộng 17m và 15m:  Khoảng xây lùi với các công trình công cộng là 10m và 6m với các công trình biệt thự, nhà ở có vuờn 6m.

Toàn bộ hệ thống chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây lùi được trình bày trong bản vẽ quy hoạch QH -06.

4.6 Đánh giá tác động môi trường ( đánh giá sơ bộ )

Việc đầu tư xây dựng Khu đô thị tại khu vực, sẽ làm thay đổi hoàn toàn tính chất sử dụng đất hiện nay. Đây là yếu tố đáng kể nhất gây ảnh hưởng đến điều kiện môi trường xã hội và sinh thái. Do vậy việc xem xét tác động của đồ án tới môi trường trong khu vực là cần thiết nhằm có thể dự báo và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đó tới môi trường.

4.6.1 Hiện trạng môi trường trong khu vực:
1) Hiện trạng môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí:

Về cơ bản môi trường chung của khu vực chia thành hai phần rõ rệt:

- Môi trường của các khu vực dân cư (chiếm khoảng 10% diện tích khu vực lập quy hoạch) đang trong quá trình đô thị hoá. Mức độ ô nhiễm môi trường ngày càng tăng lên, trước hết: ¤ nhiễm môi trường đất và nước, do hệ thống thoát nước thải chưa được xây dựng và việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt chưa triệt để.

- Môi trường của khu vực đất nông nghiệp, lâm nghiệp: Chưa có biểu hiện ô nhiễm môi trường bởi các tác động nội, ngoại sinh, mức độ ô nhiễm bởi các loại hoá chất thực vật hầu như không đáng kể. 
2) Hiện trạng môi trường sinh thái: Mặc dù môi trường sinh thái của chính khu vực lập quy hoạch là hệ sinh thái đồi núi. Hệ sinh thái có giá trị đáng kể là hệ sinh thái của khu vực rừng tự nhiên tại phía Tây Nam khu vực quy hoạch, cần bảo tồn, tôn tạo. Nói chung môi trường sinh thái của khu vực là môi trường thuận lợi để khai thác các loại hình du lịch sinh thái. 

3) Hiện trạng môi trường kinh tế - xã hội: 

Trong khu vực Dự án có diện tích liên quan đến 9 xã. Tại đây quá trình đô thị hoá diễn ra còn chậm, nên môi trường xã hội về cơ bản vẫn là môi trường kinh tế - xã hội của khu vực nông nghiệp, nông thôn với các đặc trưng điển hình chung là cơ cấu lao động nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu, hệ thống hạ tầng xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn chưa được phát triển. Việc chuyển đổi lao động lao động nông nghiệp sang lao động dịch vụ và công nghiệp có thu nhập cao hơn là mong muốn của người dân địa phương.  

Trong khu vực có khoảng 1500 hộ dân, phân bố không gian theo bố cục của làng xã truyền thống trung du Bắc Bộ, phù hợp với văn hoá nông nghiệp truyền thống.
4.6.2 Dự báo và đánh giá tác động môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch
1) Các tác động trong quá trình xây dựng: 

Việc đầu tư xây dựng dự án thường kéo dài trong nhiều năm. Kinh nghiệm phát triển các khu đô thị trong những năm vừa qua cho thấy ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình xây dựng đến điều kiện môi trường thường xảy ra trong lĩnh vực: Vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư và an sinh xã hội cho người dân khu vực dự án; ¤ nhiễm môi trường khí do bụi từ việc vận chuyển đất đắp nền tại các công trường xây dựng và do đào bới xây dựng đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

2) Các tác động trong quá trình hoạt động: 

Tác động đến sử dụng đất và điều kiện cảnh quan: Khi Dự án được xây dựng, toàn bộ khu vực sẽ trở thành một khu đô thị với cảnh quan đặc trưng của các công trình cao tầng, các tuyến giao thông cơ giới và đi bộ, hệ thống công viên. Khu vực sẽ trở nên hấp dẫn và trở thành nơi có giá trị bất động sản cao, thu hút nhiều khách du lịch. 

Tác động về kinh tế – xã hội và văn hoá: Khi Dự án được xây dựng không chỉ tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng dân cư hiện nay: 

- Các ảnh hưởng tiêu cực: 

. Trước hết là bản sắc văn hoá, thuần phong mỹ tục của cộng đồng dân cư địa phương cũng như vấn đề an ninh, trật tự sẽ thay đổi hoàn toàn khi có một số lượng lớn người từ nơi khác đến làm việc và sinh sống. Theo quy hoạch Khu đô thị sẽ có khoảng 4,5 vạn cư dân, như vậy tại đây sẽ có khoảng gần 3,7 vạn người từ nơi khác chuyển đến làm việc và sinh sống. Ngoài ra còn phải tính đến hàng năm có khoảng 2-2,5 triệu lượt khách đến khu vực. 
. Toàn bộ đất đai canh tác nông, lâm nghiệp sẽ chuyển sang đất đô thị, như vậy cần phải dần chuyển đổi khoảng 5000 lao động nông, lâm nghiệp sang lao động công nghiệp hoặc dịch vụ. 

- Các tác động tích cực: Khu đô thị mới được xây dựng sẽ mang đến nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội cho người dân địa phương: 

. Khi Khu đô thị được xây dựng tạo ra một động lực phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh, huyện và mang lại nhiều nguồn lợi lâu dài cho người dân địa phương.

. Giá trị bất động sản tăng lên tạo cho người dân một tài sản lớn mà người nông dân lao động nhiều năm cũng không thể có được.

. Khu vực phát triển mới cung cấp không chỉ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ , hiện đại cho người dân mà còn cung cấp nhiều tiện ích công cộng trên hầu hết các lĩnh vực: văn hoá, giáo dục, thể dục thể thao...và mang đến cho họ lối sống của hiện đại - lối sống đô thị. 

Theo tính toán sơ bộ, sau khi xây dựng Khu đô thị mới này có thể đạt đến quy mô khoảng 4 triệu m2 sàn làm việc, có thể cung cấp chỗ làm việc cho khoảng 15 vạn lao động dịch vụ. Ngoài ra trong quá trình xây dựng khu vực này cũng thu hút hàng ngàn lao động không có yêu cầu cao về đào tạo và thời gian chuyển đổi nghề nghiệp.

4.6.3 Các vấn đề môi trường đã được giải quyết trong đồ án

- Giữ gìn và tạo lập hệ sinh thái cây xanh - mặt nước cho khu vực, tạo cho Khu Dự án thật sự trở thành khu đô thị sinh thái và có tiền đề cho việc phát triển bền vững.

- Tổng diện tích cây xanh sử dụng công cộng từ cấp đơn vị ở trở lên, đất cây xanh sinh thái trong khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng1092,54 ha, chiếm tỷ lệ 52,79% quỹ đất, trong đó mặt nước hồ có diện tích khoảng 195,60 ha, chiếm tỷ lệ 9,45% (tăng 3 lần so với diện tích mặt nước hiện tại).

- Hệ thống nước thải được thiết kế tách khỏi hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được thu gom hoàn toàn và xử lý tại hai nhà máy xử lý nước thải, đảm bảo tuân theo  theo quy định trước khi xả ra nguồn nước mặt. 

- Bố trí một khu vực tập trung rác thải. Rác thải được tiêu huỷ theo phương pháp đốt. Năng lượng được tái sử dụng cho Khu đô thị.

- Các khu, cụm chức năng và các các đơn vị ở được quy hoạch theo nguyên tắc “có thể đi bộ được”. Các công trình dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở đều có bán kính phù hợp với việc đi bộ, qua đó giảm thiểu việc sử dụng các phương tiên cơ giới, hạn chế được ô nhiễm không khí. Sử dụng tuyến vận tải công cộng (xe chạy điện) để vận chuyển số lượng lớn du khách đến vui chơi giải trí trong khu vực. 
- Tạo lập nhiều không gian cho các hoạt động giao tiếp nhằm kế thừa và phát huy các giá trị của văn hoá cộng đồng, hình thành nên văn hoá mới – văn hoá đô thị.

- Trong khu vực quy hoạch hiện có một số nghĩa trang của các cụm dân cư nông nghiệp. Các nghĩa trang này về lâu dài cần di dời vào nghĩa trang tập trung của huyện.

- Xây dựng một trạm cứu hoả tại ô đất I1-P.

4.6.4 Các biện pháp quản lý và giám sát môi trường khu vực: 

1) Các biện pháp quản lý và giám sát môi trường khu vực trong quá trình thi công xây dựng: 

- Phải tiến hành đồng bộ giữa xây dựng giao thông và hệ thống HTKT, tránh hiện tượng vừa làm đường xong lại đào bới để làm tuyến hạ tầng kỹ thuật khác. Các dự án hạ tầng kỹ thuật phải được tiến hành có trọng điểm theo từng khu vực, tránh làm tràn lan kéo dài thời gian và phải có biện pháp để hạn chế bụi, tiếng ồn khi thi công.

- Các xe chở vật liệu phải được che phủ theo đúng các quy định của Nhà nước. Vật liệu tập kết tại công trường cũng cần phải che phủ để tránh gió cuốn vào không khí. Tuyến đường ra vào khu vực thi công cần được phun nước thường xuyên (đặc biệt là trong những ngày thời tiết hanh khô) để hạn chế tối đa bụi

- Tại các công trường xây dựng trong và giáp các khu vực dân cư hiện có, sử dụng các máy móc thiết bị gây ồn phải giới hạn trong giờ làm việc (6 giờ đến 18 giờ). Xây dựng tường chắn âm cho các thiết bị có độ ồn cao. Phương tiện thi công cần được lựa chọn, tránh sử dụng các thiết bị, máy móc đã quá cũ vì các thiết bị này thường sinh ra nhiều khói thải và gây tiếng ồn lớn.

- Chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải ký hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị để vận chuyển phế thải xây dựng theo đúng các quy định hiện hành của thành phố . Tuyệt đối không được đổ phế thải bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường.

- Xây dựng và quản lý các công trình phục vụ sinh hoạt cho công nhân xây dựng

2) Các biện pháp quản lý, giám sát môi trường khu vực trong quá trình hoạt động:

-  Môi trường không khí:Xây dựng hệ thống giám sát và quản lý các phương tiện giao thông ra vào khu vực;  Xây dựng đồng bộ hệ thống vận tải công cộng và hệ thống cây xanh trong các công viên, vườn dạo, cây xanh cách ly và hệ thống cây xanh trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường.

- Môi trường nước: Việc xây dựng hệ thống hồ cảnh quan, thoát nước phải đảm bảo việc vận hành bình thường của hệ thống tưới tiêu nông nghiệp và thoát nước mưa trong các khu vực dân cư hiện có, chống gây úng lụt cục bộ. Xây dựng hệ thống nước thải để thu gom toàn bộ nước thải trong khu vực. Việc này cần phải làm đồng bộ với việc xây dựng trạm xử lý nước thải và các tuyến cống chính của Khu đô thị. Phải sử dụng các chất nuôi dưỡng cỏ sân gôn thân thiện với môi trường.  
-  Thu gom và xử lý rác thải rắn: Rác thải sinh hoạt: được thu gom và được phân loại từ nguồn. Sử dụng các container để thu gom trong từng cụm công trình, sau đó được chuyển đi bằng các xe chuyên dụng đến các trạm xử lý rác thải. Trong khu vực quy hoạch có một bệnh viện. Rác thải độc hại bệnh viện được thu gom riêng, xử lý theo đúng các quy định pháp luật có liên quan tại trạm đốt rác của Khu đô thị.
-  Các biện pháp phòng chống sự cố môi trường:

. Sớm triển khai một đơn vị cứu hoả cho toàn Khu đô thị. Các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân dùng chất gây cháy nổ phải tuân theo các quy định về khoảng cách an toàn và có các biện pháp đề phòng khi xảy ra sự cố. 

-  Thiết lập chương trình giám sát chất lượng (monitoring) môi trường

Khu vực quy hoạch sẽ nằm trong chương trình giám sát chất lượng môi trường của huyện Tam Nông. Chương trình này sẽ có nhiệm vụ thiết lập một hệ thống trạm monitoring môi trường của toàn khu đô thị; xác định các thành phần môi trường cần giám sát, thiết lập các địa điểm quan trắc theo quy định của Nhà nước. Trên cơ sở các số liệu quan trắc tổng hợp đưa ra các kiến nghị để các cơ quan chức năng Nhà nước can thiệp. 

Xây dựng hai điểm quan trắc môi trường tại vị trí cửa xả của 2 trạm xử lý nước thải.

4.7 tổng hợp kinh phí đầu tư  xD hệ thống hạ tầng kỹ thuật  

Bảng tổng hợp chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực lập quy hoạch được tính toán trên căn cứ:

- Không tính chi phí đền bù giải phóng mặt bằng;

- Suất vốn đầu tư được tính toán trên cơ sở Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được ban hành theo Quyết định số 411/QĐ- BXD ngày 31/3/2010 của Bộ Xây dựng và các tài liệu tham khảo của các dự án tương tự. 

Nhu cầu về tổng vốn đầu tư xây dựng sẽ được cụ thể hoá trong các bước tiếp sau

Bảng tính toán sơ bộ kinh phí đầu tư xây dựng 
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	Khối lượng
	Suất đầu tư
	Chi phí 
xây dựng

( triệu đồng)

	
	
	Đơn vị
	Khối lư​ợng
	Đơn vị
	Chi phÝ (tr.®)
	

	1
	Chi phí san nền
	 m3
	16967650
	 
	0,05
	2970784

	2
	Chi phí xây dựng đư​ờng và HTKT theo đư​ờng
	m
	
	tr.®/m
	 
	1543167

	 
	Đ​​ường có mặt cắt ngang rộng 100m
	
	6554
	
	30
	196.620

	 
	Đ​​ường có mặt cắt ngang rộng 40m
	
	6457
	
	25
	161.425

	 
	Đ​​ường có mặt cắt ngang rộng 30m
	
	7605
	
	20
	152.100

	 
	Đ​​ường có mặt cắt ngang rộng 25m
	
	17424
	
	17
	296.208

	 
	Đư​​ờng có mặt cắt ngang rộng 17m
	
	31100
	
	15
	466.500

	 
	Đư​​ờng có mặt cắt ngang rộng 15m
	
	12897
	
	12
	154.764

	 
	Bãi đỗ xe
	m2
	231100
	tr.®/m2
	0,5
	115.550

	3
	Chi phí xây dựng hồ chứa, đập
	
	 
	
	 
	293.400

	 
	Diện tích hồ 
	 m2
	1956000
	tr.®/m2 
	0,15
	293.400

	4
	Nhà máy lọc n​ước mặt
	 m3/ng.®
	40000
	tr.®/m3 
	4,5
	180.000

	5
	Trạm xử lý n​ước thải
	m3/ng.® 
	25000
	tr.®/m3  
	6
	150.000

	6
	Nhà máy đốt rác
	T/ng.®
	135,5
	
	 
	200.000

	7
	Trạm nguồn 110/22KV 25+63MVA
	MVA
	88000
	tr.®/KVA
	1,1
	96.800

	8
	Trạm biến thế 22/0,4KV
	KVA
	115760
	tr.®KVA 
	1,3
	150.488

	 
	Tổng cộng 
	
	
	
	 
	5.054.151

	 
	Tổng cộng kể cả dự phòng phí 15%
	
	
	
	 
	5.812.274


Tổng chi phí đầu tư xây dựng hệ thống HTKT chung của Khu đô thị khoảng 5812 tỷ đồng (khoảng 290 triệu USD). Tương đương với suất đầu tư HTKT khoảng 2,8 tỷ đồng/ha.

5 Kết luận và kiến nghị  

Dự án xây dựng Khu đô thị sinh thái – Du lịch nghỉ dưỡng – Thể thao Tam Nông là một trong dự án có quy mô lớn với tính khả thi cao, khi được thực hiện sẽ tạo ra một sức hút du lịch cho tỉnh Phú Thọ, không những đáp ứng nhu cầu về du lịch trong và ngoài nước, khai thác tiềm năng du lịch của địa phương mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái trong khu vực. 

Công ty TNHH Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng - Địa ốc Việt Hân trân trọng kính trình UBND tỉnh Phú Thọ xem xét, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị sinh thái – Du lịch nghỉ dưỡng – Thể thao Tam Nông tỉnh Phú Thọ để Công ty triển khai các bước tiếp theo quy định của Nhà nước.
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